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Chương 4:

MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

4.1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn

4.2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp 
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4.3. Mạch mở máy động cơ xoay chiều ba pha tại 2 vị trí

4.4. Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn cảm kháng
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4.5. Mạch khởi động sao_tam giác

4.6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha
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4.7. Mạch điện tự động giới hạn hành trình
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4.8. Hãm động năng dùng nguồn một chiều

4.9. Mạch hãm ngược
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4.10. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua hai cấp tốc độ kiểu /YY
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4.11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự 

số mất điện

4.12. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự
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4.13. Mạch điều khiển một động cơ chạy tắt luân phiên
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4.14. Mạch tự động đóng điện cho động cơ dự phòng khi động cơ chạy chính bị 

sự cố
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A B C A

X1

X2

X3

X4

X5

X6

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

Ud

Uf

I1

I3

I5

I2

I4

I6

0

UT1

1.    Sơ đồ chỉnh lưu cầu 3 fa điều khiển : 
a,     sơ đồ: 

      
 
 
b,   hoạt động của sơ đồ: (khi không xét đến 
trùng dẫn) 
cầu gồm 6 thyristor chia thành 2 nhóm  
nhóm Catốt chung :T1,, T3, T5; 
nhóm Anốt chung : T2, T4, T6; 
điện áp các pha thứ cấp máy biến áp lần lượt 
là: Ua= 22 sinU θ                ; 

    Ub= 22 sin( 2
3

U

Hình 1.a 

)πθ −     ; 

   Uc= 22 sin( 4 )
3

U πθ −     ; 

Góc mở α  được tính từ điểm chuyển mạch 
tự nhiên( giao điểm của các nửa hình sin). 
Giả thiết T5 , T6 đang dẫn cho dòng chảy qua 
VF = Vc ; VG= Vb; 

* Khi θ = θ 1 = 
6
π +α  cho xung điều khiển 

mở T1 .thyristor này được mở vì Va>0 sự mở 
của T1  làm cho T5 bị khoá lại một cách tự 
nhiên vì Va> Vc . Lúc này T6 và T1 cho dòng 
chảy qua, và điện áp trên tải là: 
Ud=Uab=Va-Vb; 

� Khi  θ = θ 2 = 3
6
π +α  cho xung điều 

khiển mở T2 khi T2 mở nó làm cho T6 bị 
khóa lại tương tự trên . 

Hình1.b 

� Quá trình cứ tiếp tục như vậy, mỗi van 

được đưa xung vào mở sau 1
3

T ; 

� Ta có biểu thức tính toán sau: 
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điện áp trung bình trên tải : 

Ud=

5
6

2

6

6 32 sin cos
2

U d

π α

π α

6θ θ α
π π

+

+

=∫  

điện áp ngược lớn nhất đặt lên van:  
Unmax= 26U ; 
dòng điện chảy qua các van là       : IT = Id/ 3; 
c.  đồ thị dòng áp:(Hình 1.b) 
� nhận xét: 
sơ đồ chỉnh lưu cầu 3fa điều khiển có ưu điểm là có thể dễ dàng điều khiển các thyristor 
đóng mở thông qua góc mở α , và công suất của sơ đồ là khá lớn . Nhưng bên cạnh đó nó 
có những hạn chế nhất định như : chất lượng điện áp ra xấu phụ thuộc vào góc mở α và 
hiện tượng trùng dẫn. Sơ đồ này chỉ nên dùng với yêu cầu công suất lớn mà không quan 
tâm đến chất lượng áp ra  ! . 
2.    sơ đồ chỉnh lưu cầu 3 fa không điều khiển : 
a,       sơ đồ(Hình 2.a): 
    

                                                                                               
 
b,      Hoạt động của sơ đồ:                                          Ud
-  giả sử điện áp thứ cấp của máy biến áp      

lần lượt là:  
Ul1= 2 U2sinθ               ; 
Ul2= 2 U2sin(θ -2π/3)  ; 
Ul3= 2 U2sin(θ +2π/3) ; 
 
ở  đây chúng ta xét tải là trở–cảm (RL); 
Ta xé có hoạt động của sơ đồ như sau: 
Xét tại thời điểm ứng với θ=θ1 ,ta thấy 
điện                                                                            
thế tại các điểm A,B,C như sau  : VA 
>VB  >VC 
+  Dòng điện tải đi từ điểm A đến điểm 
C . Điốt D1 mở cho dòng chảy qua , và 
do đóVF = VA > VB >VC ; các í D3 và D5 
bị khoá vì điện thế catốt của chúng (là 
VA ) lớn hơn điện thế anốt của chúng    
là( VB ,VC ). 
+  Diot D2 mở cho dòng chảy qua , và do 
đó VG = VC <VB < VA ; các điot D4 và 

Hình 2.a 

Hình 2.b 

Ud

Id

ia

ia

θ
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D6 bị khoá vì điện thế anốt của chúng (là 

VC). Các van lần lượt mở sau 
3
1 T tức 

2π/3. quá trình cứ tiếp tục như vậy ,  
 
 
  Từ đồ thị ta có thể tính điện áp và dòng 
điện ra của sơ đồ : 
áp trung bình của tải là: 

Ud =
π2
66
∫
−

6

6

cos

π

π

θθdU  =
π

63U =2,34U2 . (1)       

Dòng chảy trong các van là : 

ID =
3
Id , trong đó Id =

R
Ud = ;(coi rằng cảm 

kháng vô cùng lớn –dòng điện là liên tục) 
Điện áp ngược lớn nhất đặt lên van là: 
Unmax= 6 U2 ; 
c.       đồ thị dòng áp(Hình 2.b): 
3. sơ đồ clc 3fa không đối xứng: 
a. sơ đồ (hình 3a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Hình 3a 
 
b. hoạt động của sơ đồ : 
trong khoảng từ (0..t1) T5 và D6 dẫn  cho 
dòng tải i d=Id chảy qua, D6 đặt điện thế VB 
lên anốt D2. 
Khi t >t1 điện thế catốt D2 là VC bắt đầu 
nhỏ hơn VB , điốt D2 mở, doàng tải  id=Id  
chảy qua D2 và T5 , Ud=0.  
Khi t=t2 cho xung điều khiển T1 . 
Trong khoảng (t1..t2) :T1 và D2 cho dòng tải Id chảy qua, D2 đặt điện thế VC lên anốt D4 
. 
Khi  t >t3 điện thế catốt D4 là Va bắt đầu nhỏ hơn Vc , điốt D4 mở. Dòng tải Id chảy qua 
D4 và T1, Ud=0. 
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Góc mở α , về nguyên tắc, có thể biến thiên từ 0 đến π . Điện áp chỉnh lưu có thể điều 
chỉnh được từ giá trị lớn nhất đến 0; 
Ưu điểm của sơ đồ là đơn giản, rẻ tiền hơn, song điện áp chỉnh lưu chứa nhiều thành phần 
sóng hài, cần có bộ lọc tốt. 
c. đồ thị dòng áp(Hình 3b): 
d. công thức tính toán: 
Từ đồ thị dòng áp ta dễ dàng tính được áp trên tải trung bình là: 

Ud= 23 6 (1 cos )
2

U α
π

+ ; 

Id=Ud/ R;        IT = Id / 3; 
áp ngược lớn nhất đặt lên van là Unmax= 26U ;  

giá trị trung bình dòng thứ cấp biến áp là : I2a= 
2
dI  

Bộ lọc:    
Sơ đồ:      

          
để lọc tốt nhất ta chọn sơ đồ lọc kiểu LC    
bộ lọc này cho phép ta lọc điện áp xoay chiều khá tốt với công suất lớn  theo nguyên tắc chỉ 
cho dòng điện một chiều đi qua : 
Điện áp sau khi qua khâu chỉnh lưu và băm xung áp chúng có thể được khai triển thành chuỗi 
Furier , vì các thành phần bậc càng  cao sau khi qua bộ loc là không thể nên để tiện ta chỉ xét 
đến thành phần bậc 1 tức số hạng đầu của chuỗi . 
ta có kết quả khi khai triển : 

Ud= 2 2
3 3 6 32 2 c

35
U U os6θ

π π
+  

Như vậy ta có thể tính toán LC để có được điện áp mong muốn theo hệ số đập mạch: 
                                            

Kđm=
22

U
U

Δ  = ; 

 
*       nhận xét:   so với các sơ đồ chỉnh lưu khác thì sơ đồ chỉnh lưu cầu 3 fa không điều 
khiển có điện áp ra tương đối bằng phẳng (hệ số đập mạch nhỏ)  

 Kđm=
22

U
U

Δ =!!! 

Có nghĩa là chất lượng điện áp tốt nó được dùng chủ yếu cho các bộ nguồn ,các bộ điều 
khiển cần có điện áp một chiều . 
Thiết kế đơn giản kinh tế với việc sử dụng điện áp 3 fa tiện dụng , dòng ra là liên tục nhờ có 
tải mang tính chất cảm kháng lớn  
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Tuy nhiên sơ đồ này không tránh khỏi những nhược điểm như công suất nhỏ , phải sử dụng 
biến áp , và cái bất tiện nhất của nó là không điều khiển được . 
Với công nghệ ngày nay thì vấn đề điều khiển trở lên đơn giản hơn rất nhiều , thí dụ để điều 
khiển sơ đồ nói trên ta có thể dùng bộ băm xung mà chúng ta sẽ trình bày ở mục sau 
 
 
 
 
Kết luận: 
Qua việc phân tích nguyên lý hoạt động cũng như đánh giá các chỉ tiêu như chất lượng áp ra 
hay độ tin cậy của sơ đồ cũng như về công suất cần thiết chúng ta có thể kết luận một điều 
rằng : với công suất không lớn , điện áp ra tốt nhất là dùng sơ đồ chỉnh lưu cầu 3fa không 
điều khiển . 
Để điều khiển sơ đồ như ta đã nói ở trên , chúng ta xẽ dùng bộ băm điện áp một chiều cùng 
với sự kết hợp của bộ lọc sẽ giúp cho chúng ta thực hiện dễ dàng công việc điều kiển với 
điện áp ra theo yêu cầu chất lượng cũng như ổn định  điện áp ra. 
4. Bộ băm điện áp một chiều :(Hình 4.a)                                                                                        
              

                                                                                                                              
 
                                                                                                  
    

                                                                                                       
 

Ric +L cdi
dt

= V dòng ic tăng từ I2 đến I1; 

Khi T khoá ta có : 

Ric+L cdi
dt

= 0 dòng ic giảm từ I1 đến I2; 

Để giải phương trình trên ta coi  ic =Ic  lúc đó ta có 
 

RIc +L cdi
dt

= V    giải phương trình này ta được : →

 ic= (1 )vt
L
α−

+ I2 ; khi t=T1=α T thì ic=I1; 

H nhờ việc đóng ngắt H ta có các dạng áp ra được điều 
chỉnh khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ  biến động của tải .
Do yêu cầu không đòi hỏi đến công suất lớn nên ta có thể c
dùng bóng BJT để thay thế cho bộ điều khiển H,  
sơ đồ cụ thể như Hình 4.b: 
                                                                                              
tuỳ thuộc vào tần số băm mà ta có điện áp ra 
trung bình khác nhau, ta sẽ xét đến vấn đề đó ở mục  
sau . 
a.           Phân tích hoạt động của sơ đồ : 
+   ở trạng thái ban đầu T đóng . Ta đưa xung vào mở 
T→phương trình cân bằng điện áp: 
 

Hình 4.a 

Uc
đk 

Hình 4.b 
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như vậy tacó I1=
(1 ) vt

L
α α−

+ I2 ; 

để tìm biểu thức I2 ta giải phương trình khi T Khoá; 

 RIc +L cdi
dt

= 0  L⎯→← cdi
dt

= -α V  

→  ic=
( )v t T
L

α α θ− −
+ I1; 

khi t=T thì ic=I1 nên : 
 

     I2=
(1 ) VT

L
α α−

+ I1; 
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Thiết kế hệ thống cung 
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Trường đhbk hà nội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 

Khoa năng lượng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----***----- 

 

đồ án môn học 

thiết kế hệ thống cung cấp điện 

 
Giáo viên hướng dẫn :                 Thầy Ngô Hồng Quang 

  Họ và tên sinh viên thực hiện :    Tống Thị Lý 
 Đề tài : 

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chínhxác 

I ) Số liệu ban đầu: 

1. Mặt bằng nhà máy 

2. Mặt bằng phân xưởng  

3. Nguồn điện :Trạm  BATG 220/10 cách 5 km 

II) nội dung thiết kế : 

1) Xác định phụ tải tính toán  

2) Thiết kế mạng cao áp nhà máy  

3) Thiết kế mạng hạ áp phân xưởng  

4)  Bù công suất phản kháng  nâng cao cos  

III) bản vẽ : 2 bản vẽ Ao 

1) Sơ đồ nguyên lý mạng cao áp nhà náy  

2) Sơ đồ nguyên lý mạng hạ áp phân xưởng 

Ngày giao đề : 

Ngày hoàn thành:     Giáo viên hướng dẫn 
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Mục lục 

 

Chương I:   Giới thiệu chung về nhà máy  

I) Loại nghành nghề , qui mô và năng lực của xí nghiệp 

II) Giới thiệu phụ tải điện của toàn xí nghiệp  

III) Phạm vi đề tài  

Chương II: Xác định phụ tải tính toán các phân xưởng và toàn  

                     xí nghiệp 

I) Xác định phụ tải tính toán của px sửa chữa cơ khí  

II) Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng khác  

III) Xác định bán kính vòng tròn phụ tải  

IV) Biểu đồ xác định phụ tải  

Chương III: Thiết kế mạng cao áp nhà máy     

I) Phương án cấp điện mạng cao áp  

II) Vị trí đặt trạm phân phối trông tâm  

III) Xác định vị trí và số lượng , công suất các trạm BA phân xưởng 

IV) Phương án đi dây mạng cao áp  

V) Vẽ sơ đồ nguyên lý mạng cao áp  

VI) Tính toán ngắn mạch và tra các thiết bị đã chọn 

Chương IV: Thiết kế mạng hạ áp phân xưởng sửa chữa cơ khí 

I) Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng  

II) Tính toán ngắn mạch hạ áp phân xưởng   
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III) Sơ đồ nguyên lý của mạng hạ áp phân xưỏng  

IV) Chọn thiết bị cho tủ phân phối và tủ động lực  

Chương V : Bù công suất phản kháng nâng cao cos   

I) ý nghĩa về việc bù công suất phản kháng trong nhà máy 

II) Các biện pháp nâng cao hệ số công suất  

III) Nâng cao hệ số cos  bằng phương pháp bù  

IV) Các thiết bị bù trong hệ thống cung cấp điện  

V) Các bước tiến hành bù công suất  
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Lời nói đầu  

 Ngày nay điện năng là một thứ thiết yếu nó đã tham gia vào mọi lĩnh vực của 

cuộc sống từ công nghiệp đến sinh hoạt ,.Bởi vì điện năng có nhiều ưu điểm như: dễ 

dàng chuyển thành các dạng năng lượng khác (nhiệt cơ hoá...) dễ dàng truyền tải 

và phân phối .Chính vì vậy điện năng được ứng dụng rất rộng rãi . 

 Điện năng là nguồn năng lượng chính của các ngành công nghiệp ,là điều 

kiện quan trọng để phát triển các đô thị và khu dân cư . Vì lý do đó khi lập kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội ,kế hoạch phát triển điện năng phải đi trước một 

bước , nhằm thoả mãn nhu cầu điện năng không những trong giai đoạn trước mắt 

mà còn dự kiến cho sự phát triển trong tương lai . 

 Điều này đòi hỏi phải có hệ thống cung cấp điện an toàn ,tin cậy để sản xuất 

và sinh hoạt .  

Đặc biệt hiện nay theo thống kê sơ bộ điện năng tiêu thụ bởi các xí nghiệp 

chiếm tỷ lệ hơn 70% điện năng sản suất ra (nhìn chung tỷ số này phụ thuộc vào 

mức độ công nghiệp hoá của từng vùng  

Điều đó chứng tỏ việc thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy ,xí 

nghiệp là một bộ phận của hệ thống điện khu vực và quốc gia ,nằm trong hệ thống 

năng lượng chung phát triển theo qui luật của nền kinh tế quốc dân .Ngày nay do 

công nghiệp ngày cần phát triển nên hệ thống cung cấp điện xí nghiệp ,nhà máy 

càng phức tạp bao gồm các lưới điện cao áp (35-500kV)lưới điện phân phối (6-

22kV) và lưới điện hạ áp trong phân xưởng (220-380-600V) 

Để thiết kế được thì đòi hỏi người kỹ sư phải có tay nghề cao và kinh nghiệm 

thực tế ,tầm hiểu biết sâu rộng vì thiết kế là một việc làm khó.Đồ án môn học chính 

là một bài kiểm tra khảo sát trình độ sinh viên . 
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Qua đây em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn đã giúp đỡ để em 

hoàn thành đồ án này . 
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Thiết kế cung cấp điện 

cho nhà máy đồng hồ chính xác 

 

 

Chương I 

Giới thiệu chung về nhà máy 

I) Loại ngành nghề ,quy mô và năng lực của xí nghiệp 

 1) Loại ngành nghề : 

  _    Sản phẩm của nhà máy là sản phẩm yêu cầu độ chính xác gần như tuyệt đối 

.Nó mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Tuy đây không phải 

là một ngành công nghiệp mữi nhọn của đất nước ta .Nhưng nó góp phần không 

nhỏ vào việc đáp ứng nhu cầu của nhân dân ,ngoài ra còn có thể xuất khẩu  để thu 

ngoại tệ cho đất nước. 

 _    Trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá ,các dây truyền sản xuất của ngành 

sản xuất đồng hồ được trang bị chủ yếu là máy móc hiện đại và được tự động hoá 

cao . Để đảm ảo cho chất lượng cũngnhư số lượng của sản phẩm của nhà máy đòi 

hỏi phải có nguồn cung cấp điện tin cậu cho chúng . 

 2 ) Qui mô ,năng lực của nhà máy: 

_     Nhà máy trong đề tài nghiên cứu có qui mô khá lớn .Nhà máy có tới 11 phân 

xưởng với các phụ tải điện sau : 
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TT Tên phân xưởng Diện tích(m) Công suất đặt 
(kW) 

1 PX cơ khí  360 2100 

2 PX dập  260 1200 

3 PX lắp ráp số 1 376 900 

4 PX lắp ráp số 2 360 1400 

5 PX sửa chũa cơ khí  1195.3  

6 Phòng thí nghiệm  120 160 

7 PX chế thử  260 500 

8 Trạm bơm 224 120 

9 BP hành chính và ql 432 50 

10 BP  KCS và kho TP 460 520 

11 Khu nhà xe 239.86  
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 Dự kiến trong tương lai nhà máy còn được mở rộng và dược thay thế , lắp đặt 

các thiết bị máy móc hiện đại hơn ,Đứng về mặt cung cấp điện thì việc thiết kế cấp 

điện phải đảm bảo sự gia tăng phụ ftải trong tương lai về mặt kỹ thuật và kinh tế 

.phải đề ra phương pháp cấp điên sao cho không gây quá tải sau vài năm sản xuất 

và cũng không để quá dư thừa dung lượng mà sau nhiều năm xí nghiệp vãn không 

khai thác hết dung lượng công suấu dự trữ dẫn đến lãng phí . 

II) Giới thiệu phụ tải điện của toàn nhà máy  

1) Các đặc điểm của phụ tải điện : 

- Phụ tải điện trong nhà máy  có thể phân ra làm hai loại phụ tải : 

+) Phụ tải động lực  

+) Phụ tải chiếu sáng  

Phụ tải động lực và chiếu sáng thường làm việc ở chế độ dài hạn ,điện áp yêu cầu 

trực tiếp tới thiết bị là 380/220 V ở tần số công nghiệp f=50 Hz  

2) Các yêu cầu về cung cấp điện của nhà máy   

_ Các yêu cầu cung cấp điện phải dựa vào phạm vi và mức độ quan trọng của các 

thiết bị để từ đó vạch ra phương thức cấp điện cho từng thiế bị cũng như cho các 

phân xưởng trong nhà máy , đánh giá tổng tổng thể toàn nhà máy cơ khí ta thấy tỷ 

lệ của phụ tải loại hai là lớn hơn 50% .Phụ tải loại hai lớn hơn loại ba do đó nhà 

máy được đánh giá là hộ phụ tải loại II .Vì vậy cung cấp điên phải đảm bảo liên tục 

. 

III) Pham vi đề tài  
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Đây là một đề tài thiết kế môn học ,do thời gian có hạn , việc tính toán chính xác và 

tỷ mỉ cho công trình là một khối lượng lớn đòi hỏi thời gian dài do đó em chỉ tính 

toán chon cho những hạng mục cơ bản của công trình  
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Chương II: 

Xác định phụ tải tính toán của nhà máy 

 

I) Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng sửa chữa cơ khí  

1)Phân nhóm  

Căn cứ vào vị trí , công suất của các máy móc công cụ bố trí trên mặt bằng 

xưởng ,quyết định chia làm 5 nhóm phụ tải : 

Nhóm 1: 

  1_Máy tiện ren     2 7 (kw) 

  2_Máy tiện ren     1 7  

  3_Máy tiện ren     2 4.5 

  5_Máy khoan đứng    1 2.8 

  6_Máy khoan đứng     1 4.5 

  7_Máy phay vạn năng    1 4.5 

  8_Máy bào ngang     1 5.6 

  9_Máy mài tròn vặn năng   1 2.8 

  10_Máy mài phẳng    1 4 

 Nhóm 2: 

  1_Máy tiện ren     3 10 

  4_Máy doa ngang     1 4.5 

  8_Máy phay đứng     1 4.5 

  18_Máy mài tròn vạn năng   1 2.8 

  21_Máy ép thuỷ lực    1 4.5 

  24_Máy mài sắc     1 2.8 
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  28_Máy mài dao căt gọt    1 4.5 

  16_Máy khoan đứng    1 4.5 

 Nhóm 3: 

  1_Máy tiện ren     1 10 

  2_Máy tiện ren     4 7 

  10_Máy phay chép hình    1 0.6 

  17_Máy mài tròn     1 4.5 

  22_Máy khoan để bàn    1 4.5 

  20_Máy mài phẳng có trục nằm  1 2.8 

  24_Máy mài sắc     1 2.8 

 Nhóm 4: 

  5_Máy phay vạn năng    2 7 

  7_Máy phay chép hình    1 5.62 

  6_Máy phay ngang    1 4.5 

  11_Máy phay chép hình    1 3 

  12_Máy bào ngang   2 7 

  13_Máy bào giường một trụ   1 10 

  15_Máy khoan hướng tâm  1 7 

 Nhóm 5: 

  3_Máy doa toạ độ    1 7 

  8_Máy phay đứng     1 4.5 

  9_Máy phay chép hình    1 1.7 

  14_Máy xọc     2 4.5 

  4_Máy tiện ren    1 7 

  19-Máy mài phẳng có trục đứng  1 10 
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  11_Máy cưa     1 4.5 

  12_Máy mài 2 phía    2 2.8 

  13_Máy khoan bàn    2 0.65 

Bảng 2_1 : Công suất đặt của các nhóm  

Nhóm phụ tải 1 2 3 4 5 

Công suất (kw) 54.2 58.1 53.2 58.12 50.6 

 

2)Xác định phụ tải tính toán của từng nhóm 

 Theo công suất trung bình và hệ số cực đại 

 Theo công suất trung bình và độ lệch của phụ tải khỏi giá trị trung bình 

 Theo công suất đặt và hệ số nhu cầu 

   Vì đã có thông tin chính sác về mặt bằng bố trí máy móc thiết bị biết được công 

suất và quá trình công nghệ của từng thiết bị nên ta xác định phụ tải tính toán theo 

công suất trung bình và hệ số cực đại.Theo phương pháp này phụ tải tính toán được 

xác định như sau: 

               Ptt=Kmax. Ptb= Kmax. KsdiP®mi                   (2-1) 

 

  Trong đó: 

    -Ptb : Công suất trung bình của phụ tải trong ca mang tải lớn nhất(kw) 

     -Pđm: Công suất định mức của phụ tải(kw) 

     -Ksd : Hệ số sử dụng của thiết bị  

 -Kmax: Hệ số cực đại công suất tác dụng (tra đồ thị hoặc tra bảng theo hai đại 

lượng Ksdvµ Nhq) 

 -Nhq: Số thiết bị làm việc hiệu quả của nhóm thiết bị  
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Nhóm 1: 

  n*= 818.0
11

91

n

n
 

  P*= 897.0
2.54

6.481

p

p
       => tra bảng ta được :  nhq

*=0.89 

  nhq=n nhq
*=10>4 

  ksd=0.12 0.2 chọn ksd=0.154,cos =0.6 

  =>kmax=2.10 

  Ptt1=kmax ksd

n

1

P®mi 

  Ptt1=2.10 0.15 54.2=17.072(kw) 

Nhóm 2: 

  n*= 3.0
10

31

n

n
 

  P*= 516.0
1.58

301

p

p
 => tra bảng ta được :  nhq

*=0.8 

  nhq=n nhq
*=10 0.8=8>4 

  =>kmax=2.31 

  Ptt1=kmax ksd

n

1

P®mi 

  Ptt1=2.31 0.15 58.1=20.132(kw) 

Nhóm 3: 

  n*= 5.0
10

51

n

n
 

  P*= 714.0
2.53

481

p

p
       => tra bảng ta được :  nhq

*=0.82 

  nhq=n nhq
*=10.2>4 

  =>kmax=2.10 
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  Ptt1=kmax ksd

n

1

P®mi 

  Ptt1=2.10 0.15 53.2=16.758(kw) 

Nhóm 4: 

  n*= 777.0
9

71

n

n
 

  P*= 871.0
1.58

6.501

p

p
       => tra bảng ta được :   nhq

*=0.89 

  nhq=n nhq
*=8>4 

  =>kmax=2.31 

  Ptt1=kmax ksd

n

1

P®mi 

  Ptt1=2.31 0.15 58.1=20.132(kw) 

 Nhóm 5: 

  n*= 25.0
12

31

n

n
 

  P*= 439.0
6.50

241

p

p
       => tra bảng ta được :  nhq

*=0.8 

  nhq=n nhq
*=10>4 

  =>kmax=2.10 

  Ptt1=kmax ksd

n

1

P®mi 

  Ptt1=2.10 0.15 50.6=15.939(kw) 

Kết quả tính PTTT ghi trong bảng 2.1: 

 3)Xác định phụ tải chiếu sáng của phân xưởng sửa chữa cơ khí  

Để tính được phụ tải chiếu sáng tần suất chiếu sáng chung cho phân xưởng là :    

   Po =15 (W/m2) 
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Pcs=Po  S = 15  1195.3 

               = 17.93 (kw) 

Phụ tải tính toán của toàn phân xưởng  sửa chữa cơ khí là :   

Pttpxscck=k®t Pi + Pcs =94.459(kw) 

 Qttpxscck =k®t Qi        =101.954(KVAR) 

 Sttpxcck=
22

ttpxcckttpxcck QP =138.986(kVA)
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bảng2: Kết quả tính toán PTTT của phân xưởng sửa chữa cơ khí  

Nhóm 

Thiết 

bị 

Số 

lượng 

P 

®Æt(kw) 

Hệ số 

sd 
cos  nhq kmax 

Phụ tải tính toán 

Ptt   (kw) Qtt Stt Itt (A) 

1 11 54.2 0.15 0.6 10 2.10 17.073 22.764 28.455 43.233 

2 10 58.1 0.15 0.6 8 2.31 20.132 26.834 33.553 50.948 

3 10 53.2 0.15 0.6 10 2.10 16.758 22.344 27.930 43.435 

4 9 58.1 0.15 0.6 8 2.31 20.132 26.834 33.553 50.978 

5 12 50.6 0.15 0.6 10 2.10 15.939 21.152 26.565 40.361 
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II )Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng khác  

 Vì các phân xưởng khác chỉ biết công suất đặt do đó phụ tải tính toán được 

xác định theo phương pháp hệ số nhu cầu(Knc) 

Công thức tính: 

                         P®l=Knc*P®mpx 

                         Q®l=Ptt*tg     

                         Stt=
22

tttt QP                                   (2-9) 

Trong đó: 

         +Pđmpx : Công suất đặt của phân xưởng 

         +Knc   : Hệ số nhu cầu của nhóm thiết bị đặc trưng (tra trong sổ tay kỷ thuật) 

         +Tg : Tưong ứng với Cos  đặc trưng cho nhóm hộ tiêu thụ   

 1)Phụ tải tính toán của phân xưởng cơ khí (1) 

  Pttpx1=knc P® =0.4 2100 =840(kw) 

  Qttpx1 =Pttpx1  tg  =840 1.33 =1120(kVAR)  

  Pcs1 =18 2000 5 2000 15.10-6 =5.4(kw) 

 2)Phụ tải tính toán của phân xưởng dập(2) 

  Pttpx2=knc P® =0.5 1200 =600(kw) 

  Qttpx2 =Pttpx2  tg  =600 1.33 =800(kVAR)  

  Pcs2 =13 2000 5 2000 15.10-6 =3.9(kw) 

 3)Phụ tải tính toán của phân xưởng lắp ráp số 1  (3) 

  Pttpx3=knc P® =0.4 900 =360(kw) 

  Qttpx3 =Pttpx3  tg  =360 1.33 =480(kVAR)  

  Pcs3 =(4 13+3 4) 2000 2000 15.10-6 =5.64(kw) 

 4)Phụ tải tính toán của phân xưởng lắp ráp số 2  (4) 

  Pttpx4=knc P® =0.4 1400 =560(kw) 
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  Qttpx4 =Pttpx2  tg  =560 1.33 =746.6(kVAR)  

  Pcs4 =18 2000 5 2000 15.10-6 =5.4(kw) 

 5)Phụ tải tính toán của phân xưởng sửa chữa cơ khí (5) 

  (đã tính toán ở trên ) 

 6)Phụ tải tính toán của phòng thí nghiệm trung tâm (6) 

  Pttpx6=knc P® =0.7 160 =122(kw) 

  Qttpx6 =Pttpx6  tg  =122 1.02 =114.3(kVAR)  

  Pcs6 =6 2000 5 2000 20.10-6 =2.4(kw) 

 7)Phụ tải tính toán của phân xưởng chế thử (2) 

  Pttpx7=knc P® =0.4 500 =200(kw) 

  Qttpx7 =Pttpx7  tg  =200 1.33 =266(kVAR)  

  Pcs7=13 2000 5 2000 15.10-6 =3.9 (kw) 

 8)Phụ tải tính toán của  trạm bơm (8) 

  Pttpx8=knc P® =0.7 120 =84(kw) 

  Qttpx8 =Pttpx8  tg  =84 0.88 =74(kVAR)  

  Pcs8 =8 2000 7 2000 15.10-6 =3.36(kw) 

 9)Phụ tải tính toán của bộ phận hành chính và ban quản lý (9) 

  Pttpx9=knc P® =0.7 1200 =35(kw) 

  Qttpx9 =Pttpx9  tg  =35 0.75 =26.25(kVAR)  

  Pcs9 =(22 4+5 2 2) 2000 2000 20.10-6 =3.9(kw) 

 10)Phụ tải tính toán của bộ phận KCS và kho thành phẩm  (10) 

  Pttpx10=knc P® =0.6 520 =312(kw) 

  Qttpx10 =Pttpx10  tg  =312 0.75 =234 (kVAR)  

  Pcs10 =23 2000 5 2000 16.10-6 =7.36(kw) 

11)Phụ tải tính toán của khu nhà xe (11) 
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  Pcs11=33 2000 5 2000 10.10-6 =6.6(kw) 

 12)Phụ tải tính toán của phân xưởng (12) 

  Pcs12=(8.1 6.7+
2

7.17.6
) 2000 2000 1.10-6 =23.99(kw) 

III)Xác định bán kính vòng tròn phụ tải  

     Việc xác định biểu đồ phụ tải trên mặt bằng nhà máy có mục đích là để phân 

phối hợp lý các trạm biến áp trong phạm vi nhà máy ,chọn các vị trí đặt máy biến 

áp sao cho đặt chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cao nhất . 

    Biểu đồ phụ tải của mỗi phân xưởng là một vòng tròn có diện tích bằng phụ tải 

tính của phân xưởng đó theo một tỷ lệ lựa chọn .Nếu coi phụ tải mỗi phân xưởng là 

đồng đều theo diện tích phân xưởng thì tâm vòng tròn phụ tải trùng với tâm của 

phân xưởng đó . 

     Mỗi vòng tròn biểu đồ phụ tải chia ra hai thành phần : 

+Phụ tải động lực  

          +Phụ tải chiếu sáng  

a)Bán kính    

  Ri=
m

sttpxi
 

 b)Góc chiếu sáng của biểu đồ phụ tải  

  cs =
tt

cs

P

P360
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bảng 3:Kết quả tính toán của toàn nhà máy  

Tên phân xưởng 
P® 

(kw) 
knc cos  

S 

(m2) 

Po 

w/m2 

Ptt 

(kw) 

Qtt 

(kVAR) 

Pcs 

(kw) 

Stt 

(kVA) 

m 

kVA/

m 

R 

mm 

o
cs 

PX cơ khí  2100 0.4 0.6 360 15 840 1120 5.4 1400 8 7 2.3 

PX dập  1200 0.5 0.6 260 15 600 800 3.9 1000 8 6 2.3 

PX lắp ráp số 1 900 0.4 0.6 376 15 360 480 5.64 600 8 5 5.6 

PX lắp ráp số 2 1400 0.4 0.6 360 15 560 746.6 5.4 933.3 8 6 2.6 

PX sửa chũa cơ khí     1195.3 15 94.459 101.954 17.93 138.986 8  68.3 

Phòng thí nghiệm  160 0.7 0.7 120 20 112 114.3 2.4 160 8 3 7.7 

PX chế thử  500 0.4 0.6 260 15 200 266 3.9 333.3 8 4 7 

Trạm bơm 120 0.7 0.75 224 15 84 74 3.36 112 8 2 14.4 

BP hành chính và ql 50 0.7 0.8 432 20 35 26.25 8.64 50 8 1 88.9 

BP  KCS và kho TP 520 0.6 0.8 460 16 312 234 7.36 520 8 5 8.49 

Khu nhà xe    239.86 10   6.6 6.6 8 0.5 360 
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_ Thực tế  ta thấy phụ tải điện của nhà máy tăng lên không ngừng do việc hợp lí 

hoá tiêu thụ diện năng ,tăng năng suất của các máy chính ,tăng dung lượng năng 

lưọng ,thay hoặc hoàn thiện các thiết bị công nghệ .Để hợp lý hoá sơ đồ cung cấp 

điện cho tất cả các phần tử của nó phụ thuộc vào việc đánh giá đúng đắn phụ tải 

diện ,nếu không tính đến sự phát triển của phụ tải sẽ dẩn đến việc phá hoại các 

thông số tói ưu của lưới .Do đó khi xác định điện áp truyền tải từ hệ thống điện đến 

xí nghiệp ta phải tính đến sự phát triển trong tương lai của nhà máy . 

Ptttl=(1+ t)Pttxn 

_ Tuy nhiên đối với đồ án môn học em đang thực hiện còn mang tính lý thuyết nên 

coi như phụ tải là không đổi . 

Từ bảng 3 ta có : 

  Pttnm=k®t

11

1

pxiP +Pcs  =  0.85 3197.469 + 70.93=  2799.37 (kW) 

  Qttnm =k®t

11

1

ttiQ  =   3368.838(kVAR) 

  Sttnm   = 22

ttnmttnm QP =  838.336837.2788 2 2=   4372.95(kVA) 

Hệ số cos  của toàn nhà máy  

  cos  =
95.4372

37.2788
=0.65 

IV) Biểu đồ xác định phụ tải 
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Chương 3: 

Thiết kế mạng cao áp nhà máy 

 

I) Phương án cấp điện cao áp  

       _Yêu cầu đối với các sơ đố cung cấp điện và nguồn cung cấp rất đa dạng .Nó 

phụ thuộc vào giá trị của nhà máy và công suất yêu cầu của nó ,khi thiết kế các sơ 

đồ cung cấp điện phải lưu ý tới yếu tố đặc biệt đặc trưng cho từng nhà máy công 

nghiệp riêng biệt ,điều kiện khí hậu địa hình ,các thiết bị đặc biệt đòi hỏi độ tin cậy 

cung cấp điện (ĐTCCCĐ) cao ,các đặc điểm của quá trình sản xuất và quá trình 

công nghệ .Để từ đó xác định mức độ bảo đảm an toàn cung cấp điện ,thiết lập sơ 

đồ cấu trúc cấp điện hợp lý . 

       _Việc lựa chon sơ đồ cung cấp điện chủ yếu căn cứ vào độ tin cậy ,tính kinh tế 

và tình an toàn .Độ tin cậy của sơ đồ cung cấp căn cứ vào loại hộ tiêu thụ để quyết 

định số lượng nguồn cung cấp của sơ đồ . 

       _Sơ đồ cung cấp điện (SĐCCĐ) phải có tính an toàn đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho người và thiết bị trong mọi trạng thái vận hành .Ngoài ra khi lựa chọn sơ đồ 

cung cấp điện cũng phải lưu ý tới yếu tố kỷ thuật khác như đơn giản ,thuận tiện cho 

vận hành,có tính linh hoạt trong sự cố,có biện pháp tự động hoá. 

       _Nguyên tắc chung để đánh giá hộ tiêu thụ điện trong nhà máy là ta dựa vào 

tầm quan trọng của phân xưởng đối với nhà máy .Tức là khi ta ngừng cung cấp điện 

,hay ngừng hoạt động của phân xưởng này thì mức độ ảnh hưởng của nó tới hoạt 

động của toàn nhà máy là cao hay thấp ,từ đó có thể xác định được loại phụ tải và 

sơ đồ cung cấp điện hợp lý cho phân xưởng trong toàn nhà máy .   
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        _Khi xác định được các hộ tiêu thụ điện trong nhà máy ta sẽ căn cứ vào số 

phần trăn hộ tiêu thụ để đánh giá cho toàn nhà máy .Với nhà máy đồng hồ chính 

xác  ta có số hộ tiêu thụ loại hai  

 *) Một số sơ đồ đi dây cho mạng cao áp 

a.Kiểu sơ đồ có trạm phân phối trung tâm. 

       -Kiểu sơ đồ này có một trạm phân phối trung tâm đặt gần tâm phụ tải của toàn 

nhà máy ,trạm hạ áp từ cấp điện áp 220kv xuống 10kv .Từ trạm phân phối trung 

tâm điện năng sẽ được dẫn xuống từng phân xưởng và hạ áp xuống điện áp 0,4kv  

 Sơ đồ nguyên lý như sau: 

 

 

 

 

                                                                                                                    220/10 kv 

                                    

                                               

 

 

 

                                                                                                                  10/0,4 kv 
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     b.Kiểu sơ đồ dẩn sâu. 

        -Kiểu sơ đồ này từ cáp truyền tải 10kv điện năng sẽ được dẫn tới từng phân 

xưởng và hạ áp trực tiếp xuống còn 0,4kv .Để tăng độ tin cậy người ta dùng hai 

đường cáp truyền tải song song . 

Sơ đồ nguyên lý như sau: 

10KV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              10/0,4KV 

 

 

 

Nhận xét: 

     Với sơ đồ dẫn sâu ta có một số ưu điểm là đưa trực tiếp điện áp cao vào các trạm 

biến áp phân xưởng nên giảm bớt được trạm phân phối trung tâm ,từ đó giẩm được 

số thiết bị và sơ đồ đơn giản .Đồng thời do đưa điện áp cao vào gần phụ tải nên tổn 

thất được giảm đi .Chính vì vậy sơ đồ dẩn sâu chỉ thích hợp với các nhà máy có các 

công trình cách xa nhau và công suất truyền tải lớn khi đó tổn thất điện năng tính 

đến mới đáng kể. 
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    Đối với sơ đồ trạm phân phối trung tâm do mỗi phân xưởng được cung cấp từ 

một đường riêng nên độ tin cậy cung cấp điện cao ,đồng thời sơ đồ nối dây rất rõ 

ràng dễ tự động hoá. 

    Trong phạm vi nhà máy nhỏ tổn thất là không đáng kể và giảm được chi phí cho 

thiết bị bên điện áp cao.Tuy nhiên khác với sơ đồ dẫn sâu nó cần chi phí cho xây 

dựng trạm biến áp trung tâm . 

    Nói chung sử dụng sơ đồ cung cấp có trạm phân phối trung tâm cho nhà máycó 

quy mô đang xét là hợp lý và có hiệu quả cả về kinh tế kỹ thuật nên ta sử dụng sơ 

đồ này : 

  

 

     PPTT 

             

 

 

 

 

BA 

 

 

 

II)VỊ trí đặt trạm phân phối trung tâm  

 Vị trí xây dựng trạm phải đảm bảo các yêu cầu sau  

 +) Trạm phải gần tâm phụ tải  

 +) Trạm phải không gây ảnh hưởng cho giao thông và mỹ quan trong xí 

nghiệp 

§ § §
H 

§
H 

§
H 

§
H 

§
H 

§
H 

H 
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          Gọi trọng tâm của các nhà máy xưởng là (xi, yi) sẽ xác định được toạ độ tối 

ưu M(x,y) để đặt trạm PPTT như sau: 

x=
520501123.3336.6160986.1383.93360010001400

6.6775205112763.333483.933466009100024140015
 

x= 84.24
186.5254

92.130551
 (mm) 

y=
186.5254

112563.333471603298.138593.9332860038100049140060
 

6.63052095010  

y=38.4 (mm) 

 Để không gây ảnh hưởng cho giao thông và mỹ quan trong xí nghiệp ta dịch 

chuyển điểm đặt trạm trung tâm tới điểm M 

III)Xác định vị trí và số lượng , công suất các trạm biến áp phân xưởng  

 1)Xác định số lượng máy biến áp  

_ Việc thiết kế để quyết định chọn đúng số lưọng máy biến áp cần phải xét đến độ 

tin cậy cung cấp điện  

_ Dựa vào tính năng và mực độ quan trọng của từng phân xưởng trong xí nghiệp có 

thể phân ra hai loại phụ tải sau : 

 +Phụ tải loại 2: 

  Phân xưởng cơ khí  

  Phân xưởng dập  

  Phân xưởng lắp ráp số 1 

  Phân xưởng lắp ráp số 2 

  Phòng thí nghiệm trung tâm  

 Còn lại là các phụ tải loại 3 

_Số trạm biến áp được chọn như sau : 

 Phân xưởng loại phụ tải 2 cần đặt 2 máy biến áp cho trạm (BAPX) đó  

 Phân xưởng loại 3 cần đặt 1 máy biến áp cho trạm biến áp đó 
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_Căn cứ vào vị trí  công suất tính toán và yêu cầu độ tin cậy cung cấp điện của phân 

xưởng , quyết định đặt 7 trạm biến áp như sau  

 Trạm  1 (2MBA):    Cấp cho phân xưởng cơ khí  

 Trạm  2 (2MBA):    Cấp cho phân xưởng dập 

 Trạm  3 (2MBA):    Cấp cho phân xưởng lắp ráp số 1, bộ phận hành chính và  

    ban quản lý  

Trạm  4 (2MBA):    Cấp cho phân xưởng lắp ráp số 2 và phòng thí nghiệm 

   trung tâm 

Trạm  5 (1MBA):    Cấp cho phân xuởng sủa chữa cơ khí và trạm bơm 

Trạm  6 (1MBA):    Cấp cho phân xưởng chế thử và khu nhà xe  

Trạm  7 (1MBA):    Cấp cho bộ phận KCS và kho thành phẩm  

2)Chọn dung lượng máy biến áp  

*)Trạm 1: 

  S®mB1 )(1000
4.1

1400
kVA  

*)Trạm2: 

  S®mB2 )(714
4.1

1000
kVA   

*)Trạm3:  

S®mB3 )(464 kVA  

     *)Trạm4: 

 S®mB4 )(9.780 kVA  

     *)Trạm5: 

 S®mB5 )(9.250 kVA  

     *)Trạm6: 

 S®mB6 )(9.339 kVA  

     *)Trạm7: 



Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện  

 

 

 

Tống Thị Lý  - TĐH3 - K43 

28 

 S®mB7 )(520 kVA  

TT Tên phân xưởng Stt,KVA Số máy Sđmb,KVA Tên trạm 

01 Phân xưởng cơ khí 1400 2 1000 B1 

02 Phân xưởng dập 1000 2 800 B2 

03 Phân xưởng lắp ráp số1+ 

Bộ phận hành chinh 

650 2 500 B3 

04 Phân xưởng lắp ráp số 2 và 

phòng thí nghiệm trung tâm 

1093,3 2 800 B4 

05 Phân xưởng cơ khí và trạm 

bơm 

240,986 1 500 B5 

06 Phân xưởng chế thử và khu 

nhà xe 

339,9 1 500 B6 

07 Bộ phận KCS và kho thành 

phẩm 

520 1 630 B7 

Chọn máy biến áp do ABB chế tạo 10/0,4 (KV) 

IV) Phương án đi dây mạng cao áp 

 1/ Phương án 1 : Các trạm biến áp được lấy trực tiếp từ trạm phân PPTT: 

 

 

 

 

 

                   

 

o  
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2/ Phương án 2: là trạm biến áp PPTT được lấy điện liên thông qua trạm ở 

gần trạm PPTT: 

 

Khuôn viên

 xí nghiệp

3

6
4

10

11

8

7

5

2

1

9

 

3)Chọn cáp:   từ trạm biến áp trung gian 220/10 kV về trạm PPTT của nhà 

máy dài 5 km sử dụng đường dây trên không dây nhôm lõi thép , lộ kép . 

Tra bảng với dây dẫn AC  và Tmax =4500h được J=1.1(A/mm2) 

 Itt=
dm

ttnm

U

S

32
= )(2.126

1032

95.4372
A  

 Fkt = )(7.114
1.1

2.126 2Am
J

I

kt

ttnm  

Chọn dây nhôm lõi thép tiết diện 120 mm2 có Icp=375(A) .Khi dứt một dây 

còn lại một dây chuyểm tải toàn bộ công suất  

 Isc=2Itt =2 126.2=252.4 (A) 

 Isc<Icp     Thoả mãn 

Kiểm tra lại theo điều kiện tổn thất điện áp và phát nóng : 
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 U= 
dmU

XQRP
 

      =
102

635.0838.3368527.037.2788
 

      = 482.9(V) 

 Ucp= 5%Uđm=500V U< Ucp  Thoả mãn  

4)So sánh 2 phương án  

Mục đích tính toán của phần này là so sánh tương đối gữa 2 phương án 

cấp điện , chỉ tính toán so sánh phần khác nhau giữa2 phương án . Cả hai phương án 

đều có những phần tử giống nhau : đường dây cung cấp từ trạm biến áp trung gian 

về trạm phân phối trung tâm của nhà máy , 7 trạm biến áp . Vì thế chỉ so sánh kỹ 

thuật _ kinh tế giữa hai mạng cao áp của nhà máy .  

*) Phương án 1  

    Chọn cáp  

 Chọn cáp từ trạm PPTT đến các trạm biến áp phân xưởng  được dùng cáp 

đồng 10kV , 3 lõi cách điện XLPE đai thép vỏ PC  

     Với cáp đồng T= 4500h tra bảng ta được Jkt=3.1 A/mm2  

+)Chọn cáp từ PPTT đến B1 : 

  Imax= )(86.40
1032

1400
A  

 Fkt=
204.13

1.3

86.40
mm  

Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE đai thép vỏ PVC tiết diện 16mm2 

+)Chọn cáp từ PPTT đến B2 : 

  Imax= )(87.28
1032

1000
A  

 Fkt=
23.9

1.3

87.28
mm  

Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE đai thép vỏ PVC tiết diện 16mm2 
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+)Chọn cáp từ PPTT đến B3 : 

  Imax= )(76.18
1032

650
A  

 Fkt=
205.6

1.3

76.18
mm  

Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE đai thép vỏ PVC tiết diện 16mm2 

+)Chọn cáp từ PPTT đến B4 : 

  Imax= )(55.31
1032

3.1093
A  

 Fkt=
218.10

1.3

55.31
mm  

Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE đai thép vỏ PVC tiết diện 16mm2 

+)Chọn cáp từ PPTT đến B5 : 

  Imax= )(91.13
103

99.240
A  

 Fkt=
249.4

1.3

91.13
mm  

Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE đai thép vỏ PVC tiết diện 16mm2 

+)Chọn cáp từ PPTT đến B6 : 

  Imax= )(62.19
103

9.339
A  

 Fkt=
233.6

1.3

62.19
mm  

Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE đai thép vỏ PVC tiết diện 16mm2 

+)Chọn cáp từ PPTT đến B7: 

  Imax= )(02.30
103

520
A  

 Fkt=
268.9

1.3

02.30
mm  

Chọn cáp đồng 3 lõi cách điện XLPE đai thép vỏ PVC tiết diện 16mm2 
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Đường cáp  F,mm2 L,m Giá ,103đ/m Tiền 103đ 

PPTT_B1 16 100 2 48 9600 

PPTT_B2 16 72 2 48 6912 

PPTT_B3 16 40 2 48 3840 

PPTT_B4 16 64 2 48 6144 

PPTT_B5 16 88 48 4224 

PPTT_B6 16 64 48 3072 

PPTT_B7 16 156 48 7488 

=41 280 000 ® 

  

Tổn thất công suất tác dụng : 

  P= )(10 3

2

2

kWR
U

S
 

  +) S_ :công suất truyền tải (kVA) 

  +) U :điện áp truyền tải (kV) 

  +)R điện trở tác dụng ( ) 

_Tổn thất trên đoạn cáp từ trạm PPTT tới B1 ro=1.47( /km) 

  L=100 m    R=r0 L/2 

  R=1.47 0.1/2=0.0736( ) 

P= 441.1100736.0
10

1400 3

2

2

(kW)                                                                                                                    

_Tổn thất trên đoạn cáp từ trạm PPTT tới B2 ro=1.47( /km) 

  L=72 m    R=r0 L/2 

  R=1.47 0.072/2=0.053( ) 
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  P= 530.010053.0
10

1000 3

2

2

(kW)                                                                                                                    

_Tổn thất trên đoạn cáp từ trạm PPTT tới B3 ro=1.47( /km) 

  L=40m    R=r0 L/2 

  R=1.47 0.04/2=0.0294( ) 

  P= 124.0100294.0
10

650 3

2

2

(kW)                                                                                                                    

_Tổn thất trên đoạn cáp từ trạm PPTT tới B4  ro=1.47( /km) 

  L=64m    R=r0 L/2 

  R=1.47 0.064/2=0.065( ) 

  P= 776.010065.0
10

3.1093 3

2

2

(kW)                                                                                                                    

_Tổn thất trên đoạn cáp từ trạm PPTT tới B5 ro=1.47( /km) 

  L=88 m    R=r0 L 

  R=1.47 0.088=0.189( ) 

  P= 075.010189.0
10

98.240 3

2

2

(kW)                                                                                                                    

_Tổn thất trên đoạn cáp từ trạm PPTT tới B6 ro=1.47( /km) 

  L=64 m    R=r0 L 

  R=1.47 0.064=0.094( ) 

  P= 108.010094.0
10

9.339 3

2

2

(kW) 

_Tổn thất trên đoạn cáp từ trạm PPTT tới B7 ro=1.47( /km) 

  L=156 m    R=r0 L 

  R=1.47 0.156=0.232( ) 

P= 627.010232.0
10

520 3

2

2

(kW)  
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Với các tuyến cáp khác ta có :  

 

Đường cáp F,mm2 L,m ro, /km R,  Stt,kVA P,kW 

PPTT-B1 16 100 1.47 0.074 1400 1.441 

PPTT-B2 16 72 1.47 0.053 1000 0.530 

PPTT-B3 16 40 1.47 0.029 650 0.126 

PPTT-B4 16 64 1.47 0.065 1093.03 0.776 

PPTT-B5 16 88 1.47 0.129 240.98 0.076 

PPTT-B6 16 64 1.47 0.094 339.9 0.108 

PPTT-B7 16 156 1.47 0.232 520 0.628 

          P=3.685(kW) 

Tổn thất điện năng: 

 A= P   

Tính toán kinh tế : 

Hàm chi phí tính toán hàng năm của một phương án : 

 Z= (atc + a vh ) ki + c A  

Trong đó : 

 atc: hệ số thu hồi vốn đầu tư  

 a vh : hệ số vận hành 

 ki : vốn đầu tư 

 C A: Phí tổn vận hành hàng năm 

Tính toán với đường cáp ta lấy : 

Với  Tmax= 4500 h   =  (0.124+  10 – 4 4500)2  8760 3000(h) 

Lấy  avh=0.1 ; 

           atc=0.2;  

            c=750đ/kWh 
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Phí tính toán hàng năm của phương án 1: 

 Z1=(0.1+0.2) 41 280 000 +750 3.685 3000 

     = 20 675 250 ® 

     *)Phương án 2: 

 Chọn cáp :   

  Cũng chọn cùng một loại cáp như phương án một : 

  +) Chọn cáp từ PPTT đến B2 Tuyến cáp này cấp điện cho cả B1&B2: 

   Imax= )(282.69
1032

10001400

32

21 A
U

SS

dm

 

   Fkt=
2349.22

1.3

282.69
mm  

  chọn cáp đồng  F=25mm2 với Icp =140(A) 

  +)Chọn cáp từ B2  đến  B1 : 

   Imax = )(415.40
1032

1400

1032

1 A
S

 

   Fkt= )(037.13
1.3

769.16 2mm  

  +) Chọn cáp từ PPTT đến B6 cung cấp cho B6 & B5 : 

   Imax= )(538.33
103

9.339986.240

3

21 A
U

SS

dm

 

   Fkt=
2819.10

1.3

538.33
mm  

  +)Chọn cáp từ PPTT đến  B5 : 

   Imax = )(913.13
103

986.240

103

1 A
S

 

   Fkt= )(488.4
1.3

913.13 2mm  

 Các đường cáp khác chọn như phương án một : 

Ta có bảng tính toán chọn cáp như sau: 
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Đường cáp  F,mm2 L,m Giá 103 ® Tiền 103đ 

PPTT-B2 25 60 2 75 9000 

B2  -B 1 16 72 2 48 6480 

PPTT-B3 16 20 2 48 3840 

PPTT-B4 16 72 2 48 6144 

PPTT-B6 16 64 1 48 3072 

B6-   B5 16 60 1 48 2880 

PPTT-B7 16 156 1 48 6912 

         =38 320 000 ® 

 Tổn thất công suất tác dụng : 

  Tổn thất trên đoạn cáp từ trạm PPTT tới B2 với ro =0.93( ) 

  R= ro L/2=0.93 60/2 10-3    =0.0279 ( ) 

 P= )(607.1100279.0
10

8.010008.014006.010006.01400 3

2

22

kW  

Tổn thất trên đoạn cáp từ trạm B1 tới B2 với ro =1.47( ) 

  R= ro L/2=1.47 72/2 10-3    =0.053 ( ) 

  P= )(0388.110053.0
10

1400 3

2

2

kW  

 Tổn thất trên đoạn cáp từ trạm PPTT tới B6 với ro =1.47( ) 

  R= ro L/2=1.47 64 10-3    =0.094 ( ) 

           P= )(317.010094.0
10

88.580 3

2

2

kW  

 Tổn thất trên đoạn cáp từ trạm B6 tới B5với ro =1.47( ) 

  R= ro L/2=1.47 60 10-3    =0.088 ( ) 
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 P= )(051.010088.0
10

98.240 3

2

2

kW  

Tương tự cho các tuyến cáp khác ta có : 

Đường cáp  F,mm2 L,m ro , /m R( ) Stt,kVA P,kW 

PPTT-B2 25 60 0.93 0.0279 2400 1.607 

B2-B1 16 72 1.47 0.053 1400 1.039 

PPTT-B3 16 40 1.47 0.029 650 0.126 

PPTT-B4 16 64 1.47 0.065 109303 0.776 

PPTT-B6 16 40 1.47 0.094 586.88 0.317 

B6-B5 16 30 1.47 0.088 240.98 0.051 

PPTT-B7 16 156 1.47 0.232 520 0.628 

          P=4.544(kW) 

  Phí tính toán hàng năm của phương án2: 

 Z2=(0.1+0.2)  38 320 000 +750 4.544 3000 

     = 21 720 000 ® 

Qua việc tính toán ở trên ta thấy  Z1 > Z2 . Mặt khác  nếu xét về tầm quan 

trọng của nhà máy và độ tin cậy của phương án thì phương án một có lợi hơn 

phương án hai , phương án một rất thuận tiện cho việc vận hành và sửa chữa thay 

thế . Do các ưu điểm trên ta quyết định chọn phương án một .  

5)Tính chọn cáp hạ áp từ máy biến áp tới các phân xưởng  

Vì tiết dây hạ áp lớn lên tổn thất điện áp , nhưng đường dây ngắn nên U rất  

bé chỉ kiểm tra khi cần thiết  

 ¥ đây ta chọn theo Icp ( dòng điện phát nóng cho phép làm việc lâu dài.  

Chọn Icp thì ta tận dụng được toàn bộ khả năng tải của dây  
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    K1  K2  Icp   Itt 

  Trong đó : 

   Icp : thông  số này do nhà chế tạo cho  

   K1 :hệ số hiệu chỉnh to , kể đến sự  giữa to môi trường đặt dây  

         và môi trường chế tạo 

   K2 : hệ số hiệu chỉnh to , kể đến số lượng cáp đặt chung một 

          rãnh 

 +)Tính chọn cáp hạ áp từ trạm biến áp số 3  tới  bộ phận hành chính và ban 

quản lý : 

    Itt= 
U3

S ttpx
= )(168.72

4.03

50
A  

Chọn cáp đồng  hạ áp  một lõi có tiết diện 10 mm2 có các thông số sau: 

F, mm2 

d,m 

M,kg/km 
ro , 

ở 20o C 

Icp  , A 

Lõi 
Vỏ Trong 

nhà 

Ngoài 

trời Min Max 

1 10 3.80 7.7 9.2 150 1.83 87 80 

  

+) Tính chọn cáp hạ áp từ trạm biến áp số 5 tới  trạm bơm : 

    Itt= 
U3

S ttpx
= )(66.161

4.03

112
A  

Chọn cáp đồng  hạ áp  một lõi có tiết diện 35 mm2 có các thông số sau: 

F, mm2 

d,m 

M,kg/km 
ro , 

ở 20o C 

Icp  , A 

Lõi 
Vỏ Trong 

nhà 

Ngoài 

trời Min Max 

1 35 7.1 11.4 13.5 425 0.524 174 169 

 

 +) Tính chọn cáp hạ áp từ trạm biến áp số 6 tới  khu nhà xe : 
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    Itt= 
U3

S ttpx
= )(5.9

4.03

6.6
A  

 Chọn cáp đồng  hạ áp  một lõi có tiết diện 1.5 mm2 có các thông số sau: 

F, mm2 

d,m 

M,kg/km 
ro , 

ở 20o C 

Icp  , A 

Lõi 
Vỏ Trong 

nhà 

Ngoài 

trời Min Max 

1.5 1.4 5.3 6.6 49 12.1 31 24 

 

 +) Tính chọn cáp hạ áp từ trạm biến áp số 4tới  phòng thí nghiệm trung tâm : 

    Itt= 
U3

S ttpx
= )(9.230

4.03

160
A  

 Chọn cáp đồng  hạ áp  một lõi có tiết diện 70 mm2 có các thông số sau: 

F, mm2 

d,m 

M,kg/km 
ro , 

ở 20o C 

Icp  , A 

Lõi 
Vỏ Trong 

nhà 

Ngoài 

trời Min Max 

70 10.10 14.4 17.0 766 0.268 254 268 

 

V)VẼ sơ đồ nguyên lý mạng cao áp nhà máy ; 

 *) Chọn sơ đồ : 

Theo kết quả tính toán , ta quyết định dùng sơ đồ một hệ thống thanh góp có 

phân đoạn  cho trạm PPTT . 

Tại mỗi tuyến dây vào ,ra khỏi thanh góp và liên lạc giữa hai phân đoạn 

thanh đều dùng máy cắt hợp bộ ; 

  Do U=10kV đường dây tương đối thấp nên để bảo vệ chống  sét truyền từ 

đường dây vào trạm ta  chỉ đặt chống sét van trên mỗi đoạn thanh góp , nêu khu vực 

xây dựng nhà máy trống trải ta có thể đặt thêm chống sét ống để làm giảm bớt 

cường độ của sét (nhiệm vụ chính là để bảo vệ cho chống sét van) 
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 Đặt trên mỗi đoạn thanh góp một máy biến áp đo lường 3 pha 5 trụ có cuộn 

tam giác hở mạch báo chạm đất 1 pha ; 

 Vì trạm biến áp phân xưởng rất gần trạm PPTT , phía cao áp chỉ cần đặt dao 

cách ly , phía hạ áp đặt áptômát tổng và các áptômát nhánh .Trạm hai máy biến áp 

đặt thêm  áp tômát  liên lạc giữa hai phân đoạn 

 *) Nguyên lý hoạt động : 

_Khi làm việc bình thường (không có sự cố) các máy cắt liên lạc giữa hai phân 

đoạn thanh góp và áp tô mát liên lạc giữa hai máy biến áp  sẽ luôn ở trạng thái mở , 

các máy biến áp làm việc độc lập với nhau ( vận hành hở)  

_ Khi gặp sự cố  (một trong hai máy biến áp bị hỏng ) thì  các máy cắt phía cao áp 

và các áptômát phía hạ áp sẽ cắt ra . Lúc đó các máy cắt liên lạc giữa hai phân đoạn 

thanh góp và áp tô mát liên lạc giữa hai máy biến áp sẽ được đóng lại để liên thông 

giữa hai phân đoạn. 
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SƠ đồ nguyên lý mạng cao áp 
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 Sơ đồ nối dây hai máy biến áp: 

 

 

 Sơ đồ nối dây một máy biến áp : 
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VI) Tính toán ngắn mạch kiểm tra các thiết bị điện đã chọn: 

Mục đích : Tính ngắn mạch là để chọn và kiểm tra các thiết bị cho sơ đồ 

cung cấp . 

Vì không biết cấu trúc của hệ thống nên ta sử dụng phép tính gần đúng điện 

kháng hệ thống qua công suất cắt ngắn mạch của máy cắt đầu nguồn.Với những 

phần tử mà dòng ngắn mạch không chạy qua và các phần tử có điện kháng không 

ảnh hưởng đáng kể như máy cắt , dao dcách ly , aptomat... 

 Mạng cao áp có thể không cần tính đến điện  trở tác dụng . Các hệ thống 

cung cấp điện ở xa nguồn và công suất là nhỏ so với hệ thống điện quốc gia ,mạng 

điện tính toán là mạng điện hở , một nguồn cung cấp cho phép ta tính toán ngắn 

mạch đơn giản trực tiếp . 

 Đối với mạng điện hạ áp vì tiết diện dây bé , dòng điện lớn  nên điện trở tác 

dụng có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị ngắn mạch . Vì thế ta không thể bỏ qua khi 

tính toán . 

1)Tính toán In trong lưới cao áp : 

        N1         N2        N3 

        

   MC  §dk  PPTT   Cáp     BAPX 

__Sơ đồ thay thế để tính toán In : 

         XH   ZD   N1  Zc            N2      Zba     n3 

 

  

XH :Điện kháng của hệ thống điện 

*)Trước hết ta cần tính ngắn mạch ở điểm N1 :để kiểm tra máy cắt và thanh góp 

   XH =
cdm

tb

S

U 2

( ) 
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Máy cắt đầu đường dây trên không là loại 8DC11 có: 

   XH = 1.0
63103

5.10 2

( ) 

Đường đây AC – 120 có ro =0.27 /km và xo =0.4 /km Từ đó ta có Zd: 

   Zd = ( 0.27 5 + j 0.4 5 )/2  

Dòng điện ngắn mạch tại điểm N1 : 

   IN1 =
Z

U tb

3
=

22

1.0
2

54.0

2

527.0
3

5.10
=4.697( kA) 

*) Tính điểm ngắn mạch tại điểm N2 :  để kiểm tra cáp và các tủ cao áp các trạm  

+)Tính cho tuyến trạm PPTT tới B1 : 

   Rc=ro l/2  

    =1.47 10-3  100/2  

    = 0.074 ( ) 

   Xo=xo l/2 

       = 0.128 10-3 100/2 

    = 0.006 ( ) 

            Z  = 0.675+j 1.1+0.074 +j 0.006 

     = 0.749 + j1.106 ( ) 

+)Tính cho tuyến trạm PPTT tới B2 : 

   Rc=ro l/2  

    =1.47 10-3  72/2  

    = 0.053 ( ) 

   Xo=xo l/2 

       = 0.128 10-3 72/2 

    = 0.005( ) 
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            Z  = 0.675+j 1.1+0.053 +j 0.005 

             =  0.728 +j 1.105 ( ) 

 

+)Tính cho tuyến trạm PPTT tới B3 : 

   Rc=ro l/2  

    =1.47 10-3  40/2  

    = 0.029 ( ) 

   Xo=xo l/2 

       = 0.128 10-3 40/2 

    = 0.003( ) 

            Z  = 0.675+j 1.1+0.029 +j 0.003 

             =  0.704 +j 1.103 ( ) 

+)Tính cho tuyến trạm PPTT tới B4 : 

   Rc=ro l/2  

    =1.47 10-3  64/2  

    = 0.065 ( ) 

   Xo=xo l/2 

       = 0.128 10-3 64/2 

    = 0.004( ) 

            Z  = 0.675+j 1.1+0.065 +j 0.004 

             =  0.740 +j 1.104 ( ) 

  

+)Tính cho tuyến trạm PPTT tới B5 : 

   Rc=ro l  

    =1.47 10-3  88  
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    = 0.129 ( ) 

   Xo=xo l 

       = 0.128 10-3 88 

    = 0.011( ) 

            Z  = 0.675+j 1.1+0.129 +j 0.011 

             =  0.804 +j 1.111 ( ) 

 

+)Tính cho tuyến trạm PPTT tới B6 : 

   Rc=ro l  

    =1.47 10-3  64 

    = 0.094 ( ) 

   Xo=xo l 

       = 0.128 10-3 64 

    = 0.008( ) 

            Z  = 0.675+j 1.1+0.094 +j 0.008 

             =  0.769 +j 1.108 ( ) 

+)Tính cho tuyến trạm PPTT tới B6 : 

   Rc=ro l  

    =1.47 10-3  156 

    = 0.232 ( ) 

   Xo=xo l 

       = 0.128 10-3 156 

    = 0.020( ) 

            Z  = 0.675+j 1.1+0.232 +j 0.020 

             = 0.907+j 1.120 ( ) 
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Tính  dòng ngắn mạch cho tuyến cáp từ trạm PPTT tới B1 : 

   IN1= 
Z

U tb

3
 

        = )(538.4
106.1749.03

5.10

22
kA  

   Ixk= 18.13 NI  

       = 538.48.13  

       = 14.148 (kA) 

Tính  dòng ngắn mạch cho tuyến cáp từ trạm PPTT tới B2 : 

   IN1= 
Z

U tb

3
 

        = )(581.4
105.1728.03

5.10

22
kA  

   Ixk= 18.13 NI  

       = 581.48.13  

       = 14.282 (kA) 

Tính  dòng ngắn mạch cho tuyến cáp từ trạm PPTT tới B3: 

   IN1= 
Z

U tb

3
 

        = )(633.4
103.1704.03

5.10

22
kA  

   Ixk= 18.13 NI  

       = 633.48.13  

       = 14.444 (kA) 

Tính  dòng ngắn mạch cho tuyến cáp từ trạm PPTT tới B4 : 

   IN1= 
Z

U tb

3
 



Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện  

 

 

 

Tống Thị Lý  - TĐH3 - K43 

48 

       = )(561.4
104.1740.03

5.10

22
kA  

   Ixk= 18.13 NI  

       = 561.48.13  

      = 14.219 (kA) 

Tính  dòng ngắn mạch cho tuyến cáp từ trạm PPTT tới B5 : 

   IN1= 
Z

U tb

3
 

       = )(420.4
111.1804.03

5.10

22
kA  

   Ixk= 18.13 NI  

       = 420.48.13  

       = 13.782 (kA) 

Tính  dòng ngắn mạch cho tuyến cáp từ trạm PPTT tới B6 : 

   IN1= 
Z

U tb

3
 

       = )(495.4
108.1769.03

5.10

22
kA  

   Ixk= 18.13 NI  

       = 495.48.13  

       = 14.013 (kA) 

Tính  dòng ngắn mạch cho tuyến cáp từ trạm PPTT tới B7 : 

   IN1= 
Z

U tb

3
 

       = )(206.4
120.1907.03

5.10

22
kA  
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   Ixk= 18.13 NI  

       = 206.48.13  

       = 13.114 (kA) 

Ta có bảng số liệu sau: 

 

Đường cáp  R  X  
IN2 Ixk 

PPTT  B1 0.749 1.006 4.538 14.148 

PPTT  B2 0.728 1.005 4.581 14.282 

PPTT  B3 0.704 1.003 4.633 14.444 

PPTT  B4 0.740 1.004 4.561 14.219 

PPTT  B5 0.804 1.011 4.420 13.782 

PPTT  B6 0.769 1.008 4.492 14.013 

PPTT  B7 0.907 1.020 4.206 13.114 

 

*)Tính dòng ngắn mạch tại điểm N3:  

_Trước hết ta tính các tổng trở của các máy biến áp phân xưởng : 

 Tính trong hệ tương đối ta chọn : 

  Scb = 100 (KVA) 

 Ta có : 

RB = 
dm

cb

S

S
  

  XB =
dm

cb

S

SU

100

%
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 +) Tổng trở của các máy biến áp : 

Máy biến áp S®m ,kVA PN ,kW UN % RB XB 

B1 2 1000 13 5.5 1.3 5.5 

B2 2 800 10.5 5.5 1.6 6.9 

B3 2 500 7 4.5 2.8 9 

B4 2 800 10.5 5.5 1.6 6.9 

B5 500 7 4.5 2.8 9 

B6 500 7 4.5 2.8 9 

B7 630 8.2 4.5 2.1 7.1 

 

_Dòng điện ngắn mạch tại thanh cái hạ áp của các máy biến áp phân xưởng : 

  IN4 =
XR

1
 

  Icb =
33 cb

cb

U

S
 ; Ucb =0.4 kV 

  IN =IN4 Icb 

  Ixk= NI8.12  

 

Điểm N3 R  ,  X  ,  IN4
 IN ,kA Ixk ,kA 

B1 2.049 6.506 0.147 21.218 54.012 

B2 2.328 7.905 0.121 17.465 44.459 

B3 3.504 10.003 0.094 13.568 34.538 

B4 2.340 7.904 0.121 17.465 44.458 

B5 3.604 10.001 0.094 13.568 34.538 

B6 3.569 10.008 0.094 13.568 34.538 

B7 3.007 8.120 0.115 16.566 42.170 
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2)Chọn và kiểm tra các thiết bị  phần cao áp : 

+) Chọn và kiểm tra máy cắt : Máy cắt là thiết bị quan trọng trong mạng cao áp 

dùng để đóng cắt dòng điện phụ tải , cắt dòng điện ngắn mạch .Máy cắt điện được 

chọn theo điều kiện điện áp định mức , dòng điện định mức , kiểm tra điều kiện ổn 

định động và ổn định nhiệt . Ngoài ra còn chọn theo kiểu máy cắt 

 Điều kiện chọn và kiển tra : 

  U®mMC  U®m,m 

  I®mc¾t  IN 

   I®m «/®  Ixk 

  I®mMC   Icb 

Trong đó : 

   Icb          : dòng điện cưỡng bức 

  IN   : dòng điện ngắn mạch  

  Ixk   : dòng điện xung kích  

  Uđm,m   : điện áp định mức của mạng điện mà máy cắt mắc vào 

  Iđmcắt     : dòng điện cắt định mức  

  Iđm «/®    : dòng điện ổn định động  

  IđMmc     : dòng điện định mức của máy cắt  

  UđmMC     : điện áp định mức của máy cắt  

 - Chọn tủ máy cắt của hãng SIEMENS  cách  điện  bằng SF6 không cần bảo 

trì ,loại 8DC11.hệ thống thanh góp đặt sẵn trong các tủ có dòng định mức 1250A 

 

Loại  MC U®m, kV 
Iđm , A của 
thanh cái 

IN,kA 1_3 s IN, kA max 

8DC11 12 1250 25 63 
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 _ Kiểm tra : 

   U®m > 10(kV) 

   I®m MC  > Icb= 126.2 (A) 

   Iđm cắt  > IN =4.6 97 (kA) 

   I«/®   > Ixk = 14.644 (kA)  thoả mãn 

+) Chọn  và kiểm tra dao cách ly cấp 10 kV: Nhiệm vụ chủ yếu của dao 

cách ly là tạo ra một khoảng hở cách điện trông thấy giữa bộ phận đang mang dòng 

điện và bộ phận được cắt điện nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho các nhân viên 

sửa chữa thiết bị điện. Dao cách ly chỉ dùng để cắt khi không có dòng . 

 Điều kiện chọn và kiểm tra : 

  UđmDCL  Uđm.m    (điều kiện điện áp định mức ) 

  IđmDCL   Icb         ( điều kiện dòng điện lâu dài định mức ) 

  iđm,đ          ixk         (điều kiện ổn định động ) 

  I®m.nh  
nhdm

qd

t

t

.

 (dòng điên ổn định nhiệt trong thời gian ổn 

định nhiệt .) 

Chọn tủ phân phối có đầu vào 10 kV có dao cách ly 3 vị trí cách điện 

bằng SF6 không phải bảo trì , loại 8DH10  

Loại 

Tủ 

Cách 

điện 
Đặc điểm sử dụng Uđm,kV Iđm,A 

In,kV 

1s 

IN,A 

Max 

Thiết bị 

đóng cắt 

8DH11 SF6 tủ có thể mở rộng 12 200 25 63 Cầu chì 

 

+)Chọn và kiểm tra cầu chì : Cầu chì dùng để bảo vệ mạch điện xoay chiều 

và một chiều khi ngắn mạch ngoài ra còn có thể bảo vệ quá tải .Thời gian cắt ngắn 

mạch của cầu chì phụ thuộc nhiều vào vật liệu làm dây chảy . 

 Điều kiện chọn và kiểm tra : 
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  UđmCC  Uđm.m    (điều kiện điện áp định mức ) 

  IđmCC   Icb         ( điều kiện dòng điện lâu dài định mức ) 

  iđm,đ          ixk         (điều kiện ổn định động ) 

  

  +)Chọn các tủ áptômát tổng và tủ áptômát nhánh  

 _ Với trạm một máy biến áp đặt một tủ áptômát tổng và một tủ áptômát 

nhánh  

__Với trạm hai máy biến áp ta đặt 5 tủ : 

   2 tủ áptômát tổng  

 1 tủ áptômát phân đoạn  

  2 tủ áptômát nhánh  

áptômát được chọn theo dòng làm việc lâu dài : 

 I®mA  Ilv max =Itt =
U3

S ttpx
     ( Đối với máy biến áp một máy ) 

 I®mA  Ilv max =Itt =
U32

S ttpx
     ( Đối với máy biến áp hai máy ) 

Dòng qua các áptômát tổng : Với các máy biến áp tổng sau máy biến áp ,để dự trữ 

có thể chọn theo dòng định mức của MBA 

+)Dòng điện lớn nhất qua áptômát tổng của B1: 

  Imax = )(4.1443
4.03

1000
A  

+)Dòng điện lớn nhất qua áptômát tổng của B2: 

  Imax = )(7.1154
4.03

800
A  

 +)Dòng điện lớn nhất qua áptômát tổng của B3: 

  Imax = )(7.721
4.03

500
A  

 +)Dòng điện lớn nhất qua áptômát tổng của B4: 
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  Imax = )(7.1154
4.03

800
A  

 +)Dòng điện lớn nhất qua áptômát tổng của B5: 

  Imax = )(7.454
4.03

315
A  

 +)Dòng điện lớn nhất qua áptômát tổng của B6: 

  Imax = )(4.577
4.03

400
A  

 +)Dòng điện lớn nhất qua áptômát tổng của B4: 

  Imax = )(3.909
4.03

630
A  

Ta có bảng sau: 

Trạm biến áp Loại  Số lượng  Uđm (V)  Iđm (A)  IN (kA) 

B1 

2 1000kVA 

CM1600N 
C1001N 

3 
4 

690 
690 

1600 
1000 

50 
25 

B2 

2 800kVA 

C1251N 
C801N 

3 
4 

690 
690 

1250 
800 

50 
25 

B3 

2 500kVA 

C801N 
NS630N 

3 
4 

690 
690 

800 
630 

25 
10 

B4 

2 800kVA 

C1251N 
C801N 

3 
4 

690 
690 

1250 
800 

50 
25 

B5 

1 315kVA 

NS630N 
NS250N 

1 
2 

690 
690 

630 
250 

10 
10 

B6 

1 400kVA 

NS630N 
NS250N 

1 
2 

690 
690 

630 
250 

10 
10 

B7 

1 630kVA 

C1001N 
NS630N 

1 
2 

690 
690 

1000 
630 

25 
10 
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Chương IV: 

Thiết kế mạng hạ áp cho  

phân xưởng  sửa chữa cơ khí 

I) Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng : 

Xác định PPTT cung cấp điện cho một xưởng sửa chữa cơ khí bao gồm: 

 +)Phân nhóm phụ tải ,xác định phụ tải tính toán của từng nhóm  

 +)Xác định phụ tải chiếu sáng của phân xưởng  

 +) Xác định phụ tải tính toán toàn phân xưởng  

Các công việc trên đã được tính toán ở phần xác định PPTT của toàn nhà máy ,nên 

¬ phân tính toán hạ áp ta sẽ sử dụng kết quả đó : 

Bảng 2_1 : Công suất đặt của các nhóm  : 

Nhóm phụ tải 1 2 3 4 5 

Công suất (kw) 54.2 58.1 53.2 58.12 50.6 
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bảng1: Kết quả tính toán PTTT của phân xưởng sửa chữa cơ khí  

Nhóm 

Thiết 

bị 

Số 

lượng 

P 

®Æt(kw) 

Hệ số 

sd 
cos  nhq kmax 

Phụ tải tính toán 

Ptt   (kw) Qtt Stt Itt (A) 

1 11 54.2 0.15 0.6 10 2.10 17.073 22.764 28.455 43.233 

2 10 58.1 0.15 0.6 8 2.31 20.132 26.834 33.553 50.948 

3 10 53.2 0.15 0.6 10 2.10 16.758 22.344 27.930 43.435 

4 9 58.1 0.15 0.6 8 2.31 20.132 26.834 33.553 50.978 

5 12 50.6 0.15 0.6 10 2.10 15.939 21.152 26.565 40.361 
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II ) Tính toán ngắn mạch hạ áp phân xưởng sửa chữa cơ khí : 

 Sơ đồ tính ngắn mạch : Vì trạm biến áp đặt tại phân xưởng cơ khí nên cáp 

dẫn từ trạm biến áp phân xưởng tới tủ phân phối của phân xưởng rất ngắn có thể 

bỏ qua điện trở của đoạn cáp đó .Coi điểm ngắn mạch N3 cũng là điểm  

 

            N4 

                          N3     

  

 

 

 

Vì trạm biến áp đặt ngay tại phân xưởng sửa chữa cơ khí nên đoạn cáp nối từ 

trạm biến áp đến phân xưởng là rất ngắn ,điện trở của cáp cũng rất bé ta có thể 

bỏ qua khi tính ngắn mạch : Ta coi như điểm N3 gần trùng với điểm N4 mà điểm 

ngắn mạch N3 ta ®¨ tính ở trên . 

III )Sơ đồ cung cấp mạng điện phân xưởng  

1)Một số yêu càu đối với mạng điện phân xưởng  

_ Sơ đồ cung cấp điện cho các thiết bị trong phân xưởng phụ thuộc vào công 

suất thiết bị ,cố lượng và cự phân bố chúng tranga mặtbằng phân xưởng và 

nhiều yếu tố khác : 

  Đảm bảo độ tin cậy  

  Thuận tiện cho lắp ráp vận hành  

  Có các chỉ tiêu kinh tế  kỹ thuật tối ưu 

  Cho phép dùng các phương pháp lắp đặt công nghiệp hoá nhanh 

2) Các hình thức đi dây và phạm vi sử dụng của sơ đồ : 

 a)Sơ đồ hình tia : 

  Nối dây rõ ràng  

  Độ tin cậy cao  

  Các phụ tải ít ảnh hưởng lẫn nhau  
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  Dễ thực hiện phương pháp bảo vệ và tự động hoá  

  Dễ vận hành bảo quản  

  Vốn đầu tư lớn 

 b)Sơ đồ đường dây trục chính ; 

  Vốn đầu tư thấp  

  Lắp đặt nhanh  

  Độ tin cậy không cao  

  Dòng ngắn mạch lớn  

  Thực hiện bảo vệ và tự động hoá khó  

Từ những phân tích trên ta quyết định chọn phương án sơ đồ hình tia :(Riêng 

trong một nhóm phụ tải có thể sử dụng đường cáp trục chính ) 

-Để cấp điện cho các động cơ máy công cụ ta đặt trong xưởng một tủ 

phân phối nhận điện từ trạm biêns áp về cấp điện cho 5 tủ động lực đặt rải rác 

cạnh tường phân xưởng và một tủ chiếu sáng .Mỗi tủ động lực cấp điện cho một 

nhóm phụ tải ; 

-Đặt tại tủ phân phối của trạm biến áp một aptomat đầu nguồn , từ đây 

dẫn điện về phân xưởng  bằng cáp ngầm . 

-Tủ phân phối của xưởng đặt một aptomat tổng đầu vào và 6 aptomat 

nhánh đầu ra cấp điện cho các tủ động lực và tủ chiếu sáng  

-Tủ động lực điực cấp điện bằng đường cáp hình tia đầu vào đặt cầu dao 

_cầu chì , các nhánh ra đặt cầu chì  

-Trong một nhóm phụ tải , các phụ tải có công suất lớn thì được cấp bằng 

đường cáp hình tia còn các phụ tải có công suất bé thì có thể gộp thành nhóm và 

được cung cấp bằng đường cáp trục chính  

IV)Chọn thiết bị cho tủ phân phối và tủ động lực  

Theo yêu cầu của nhà máy phần hạ áp của phân xưởng sửa chữa cơ khí sẽ dùng 

thiết bị do Liên Xô cũ (Nga) chế tạo . Riêng cáp hạ áp chọn cáp do LENS chế 

tạo : 

   1) Chọn cáp từ trạm BA về tủ phân phối của phân xưởng : 
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)(2.211
38.03

138.986

3
A

U

S
I

dm

  

Chọn cáp đồng 4 lõi cách điện cao su có vỏ thép tiết diện 70 mm 2,có : 

  Icp =260 A CP  (3 70 +1 50) 

  2)Chọn aptomat đầu nguồn đặt tại trạm BA loại A3140 có Iđm =300A 

  3)Chọn tủ PP của phân xưởng : 

Aptomat tổng chọn A3140 như aptomat đầu nguồn  

Aptomat của 6 nhánh chọn loại A3120 có Iđm=100A 

Tra bảng ta chọn tủ phân phối loại P-9322 

Ta có bảng thông số kỹ thuật của aptomat: 

Loại Aptomat U®m, V I®m,A Igh cắt N ,kA 

A3140 500 600 25 

A3120 500 100 15 

 

4)Chọn cáp từ tủ phân phối tới các tủ động lực : 

+)Cáp từ tủ PP tới tủ động lực một : 

   KhcIcp Itt = 43.233A 

   khcIcp  
5,1

kdnhI
= A3.83

5.1

1001.25
 

Thiết kế cáp chôn dưới đất riêng từng tuyến nên chọn khc=1 

Chọn cáp đồng 4 lõi tiết diện 10 mm2 có Icp =85A  

+)Cáp từ tủ PP tới tủ động lực hai : 

   KhcIcp Itt = 50.948A 

   khcIcp  
5,1

kdnhI
= A3.83

5.1

1001.25
 

Thiết kế cáp chôn dưới đất riêng từng tuyến nên chọn khc=1 

Chọn cáp đồng 4 lõi tiết diện 10 mm2 có Icp =85A  

+)Cáp từ tủ PP tới tủ động lực ba : 

   KhcIcp Itt = 43.435A 
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   khcIcp  
5,1

kdnhI
= A3.83

5.1

1001.25
 

Thiết kế cáp chôn dưới đất riêng từng tuyến nên chọn khc=1 

Chọn cáp đồng 4 lõi tiết diện 10 mm2 có Icp =85A  

+)Cáp từ tủ PP tới tủ động lực bốn : 

   KhcIcp Itt = 50.978A 

   khcIcp  
5,1

kdnhI
= A3.83

5.1

1001.25
 

Thiết kế cáp chôn dưới đất riêng từng tuyến nên chọn khc=1 

Chọn cáp đồng 4 lõi tiết diện 10 mm2 có Icp =85A  

+)Cáp từ tủ PP tới tủ động lực năm : 

   KhcIcp Itt = 40.361A 

   khcIcp  
5,1

kdnhI
= A3.83

5.1

1001.25
 

Thiết kế cáp chôn dưới đất riêng từng tuyến nên chọn khc=1 

Chọn cáp đồng 4 lõi tiết diện 10 mm2 có Icp =85A  

Ta có bảng chọn cáp từ tủ PP tới các tủ ĐL: 

 

Tuyến cáp  Itt ,A Fcáp ,mm2
 Icp ,A 

PP-§L1 43.233 10 85 

PP-§L2 50.948 10 85 

PP-§L3 43.435 10 85 

PP-§L4 50.978 10 85 

PP-§L5 40.361 10 85 

 

  5)Lựa chọn các tủ ĐL_ Và dây dẫn tới các động cơ: 

Các tủ động lực đều chon loại do Liên Xô cũ chế tạo : C 62 - 7/1 đầu vào 

cầu dao_cầu chì 400A  ,đầu ra 100A hoặc 40A 
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Tủ phân phối trung tâm 

 

 

Tủ động lực 

 

     Bảng 3-2   

 

Nhóm một bao gồm các máy sau: 

Nhóm 1: 

  1_Máy tiện ren     2 7 (kw) 

  2_Máy tiện ren     1 7  

  3_Máy tiện ren     2 4.5 

  5_Máy khoan đứng    1 2.8 

A

T 

A

1 

A

13

6 

CD

T 
CC

T 

CC

1 

CC

8 
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  6_Máy khoan đứng     1 4.5 

  7_Máy phay vạn năng    1 4.5 

  8_Máy bào ngang     1 5.6 

  9_Máy mài tròn vạn năng   1 2.8 

  10_Máy mài phẳng    1 4 

*)Chọn dây dẫn và cầu chì bảo vệ cho máy Tiện ren loại 7 kW gồm 3 máy: 

_Chọn theo điều kiện  dòng điện cho phép : 

 +Chon theo dòng làm việc định mức : 

       Idc  I®m  = 16.36 A 

 +Chọn theo điều kiện mở máy : 

Giả thiết ta chon k=5, mở máy nhẹ =2.5 ta có : 

  Idc  
5.2

5 dmI
= 32.72A 

Chọn Idc=40A 

Chọn cáp hạ áp hai lõi cách điện hạ áp do LENS chế tạo có F=2 1.5 mm2 và  

Icp = 37A 

 Kiểm tra:  

   0.95  37  17.36A 

   0.95  37  3.13
3

40
A 

*)Cầu chì bảo vệ cho máy Tiện ren loại 4.5 kW : (gồm hai máy ) 

 +Chon theo dòng làm việc định mức : 

       Idc  I®m  = 10.52A 

 +Chọn theo điều kiện mở máy : 

   Idc  
5.2

5 dmI
= 21.04A    Chọn Idc=25A 

Chọn cáp hạ áp hai lõi cách điện hạ áp do LENS chế tạo có F=2 1.5 mm2 và  

Icp = 37A 

 Kiểm tra:  



Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện  

 

 

 

Tống Thị Lý  - TĐH3 - K43 

63 

   0.95  37  10.52A 

   0.95  37  33.8
3

30
A 

 

*)Cầu chì bảo vệ cho máy khoan đứng  loại 2.8 kW : 

 +Chon theo dòng làm việc định mức : 

       Idc  I®m  = 6.54A 

 +Chọn theo điều kiện mở máy : 

   Idc  
5.2

5 dmI
= 13.08A    Chọn Idc=15A 

Chọn cáp hạ áp hai lõi cách điện hạ áp do LENS chế tạo có F=2 1.5 mm2 và  

Icp = 37A 

 Kiểm tra:  

   0.95  37  13.08A 

   0.95  37  5
3

15
A 

 

*)Cầu chì bảo vệ cho máy khoan đứng  loại 4.5 kW : 

 +Chon theo dòng làm việc định mức : 

       Idc  I®m  = 10.52 A 

 +Chọn theo điều kiện mở máy : 

   Idc  
5.2

5 dmI
= 21.04 A    Chọn Idc=25A 

Chọn cáp hạ áp hai lõi cách điện hạ áp do LENS chế tạo có F=2 1.5 mm2 và  

Icp = 37A 

 Kiểm tra:  

   0.95  37  10.52A 

   0.95  37  33.9
3

30
A 
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*)Cầu chì bảo vệ cho máy phay vạn năng  loại 4.5 kW : 

 +Chon theo dòng làm việc định mức : 

       Idc  I®m  = 10.52 A 

 +Chọn theo điều kiện mở máy : 

   Idc  
5.2

5 dmI
= 21.04 A    Chọn Idc=25A 

Chọn cáp hạ áp hai lõi cách điện hạ áp do LENS chế tạo có F=2 1.5 mm2 và  

Icp = 37A 

 Kiểm tra:  

   0.95  37  10.52A 

   0.95  37  33.9
3

30
A 

 

*)Cầu chì bảo vệ cho máy bào ngang  loại 5.6 kW : 

 +Chon theo dòng làm việc định mức : 

       Idc  I®m  = 13.09 A 

 +Chọn theo điều kiện mở máy : 

   Idc  
5.2

5 dmI
= 26.20 A    Chọn Idc=30A 

Chọn cáp hạ áp hai lõi cách điện hạ áp do LENS chế tạo có F=2 1.5 mm2 và  

Icp = 37A 

 Kiểm tra:  

   0.95  37  13.09A 

   0.95  37  10
3

30
A 

*)Cầu chì bảo vệ cho máy máy mài tròn vạn năng  loại 2.8 kW : 

 +Chon theo dòng làm việc định mức : 

       Idc  I®m  = 6.54 A 

 +Chọn theo điều kiện mở máy : 
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   Idc  
5.2

5 dmI
= 13.20 A    Chọn Idc=15A 

Chọn cáp hạ áp hai lõi cách điện hạ áp do LENS chế tạo có F=2 1.5 mm2 và  

Icp = 37A 

 Kiểm tra:  

   0.95  37  6.54A 

   0.95  37  5
3

15
A 

*)Cầu chì bảo vệ cho máy máy mài phẳng loại 4 kW : 

 +Chon theo dòng làm việc định mức : 

       Idc  I®m  = 9.35 A 

 +Chọn theo điều kiện mở máy : 

   Idc  
5.2

5 dmI
=18.70 A    Chọn Idc=20A 

Chọn cáp hạ áp hai lõi cách điện hạ áp do LENS chế tạo có F=2 1.5 mm2 và  

Icp = 37A 

 Kiểm tra:  

   0.95  37  9.35A 

   0.95  37  67.6
3

20
A 

Kết quả tính toán ghi trong bảng tính toán dưới  : 

Tên máy 

Số 

má

y 

Phụ tải Cầu chì Dây dẫn 

Pu,

kW 

Iu,  

A 

Mã 

hiệu 

I vo  / Ic 

A 

Icp 

A 

F 

mm2 

d,mm 

Lõi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nhóm 1: 

Máy tiện ren 2 7 16.4  100/40 37 2.5 1.4 

Máy tiện ren 1 7 16.4  100/40 37 2.5 1.4 

Máy tiện ren 2 4.5 10.5  100/30 37 2.5 1.4 

Máy khoan đứng 1 2.8 6.5  40/15 37 2.5 1.4 
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Máy khoan đứng  1 4.5 10.5  40/25 37 2.5 1.4 

Máy phay vạn năng 1 4.5 10.5  100/30 37 2.5 1.4 

Máy bào ngang 1 5.6 13.1  100/30 37 2.5 1.4 

Máy mài tròn vạn năng 1 2.8 6.5  40/15 37 2.5 1.4 

Máy mài phẳng 1 4 9.3  40/20 37 2.5 1.4 

Nhóm 2 

Máy tiện ren 3 10 23.3  100/ 50 37 2.5 1.4 

Máy dao ngăng  1 4.5 10.5  100/ 30 37 2.5 1.4 

Máy phay đứng  1 4.5 10.5  100/ 30  37 2.5 1.4 

Máy mày tròn vạn năng 1 2.8 6.5  40/ 15 37 2.5 1.4 

Máy ép thuỷ lực 1 4.5 10.5  100/ 30 37 2.5 1.4 

Máy mài sắc  1 2.8 6.5  40/ 15 37 2.5 1.4 

Máy mài dao cắt gọt 1 4.5 10.5  100/ 30 37 2.5 1.4 

Máy khoan đứng  1 4.5 10.5  100/ 30 37 2.5 1.4 

Nhóm 3: 

Máy tiện ren 1 10 23.3  100/50 37 2.5 1.4 

Máy tiện ren 4 7 16.4  100/ 40 37 2.5 1.4 

Máy phay chép hình  1 0.6 1.4  40/ 6 37 2.5 1.4 

Máy mài tròn  1 4.5 10.5  100/ 30 37 2.5 1.4 

Máy khoan để bàn  1 4.5 10.5  100/ 30  37 2.5 1.4 

Máy mài phẳng có trục  1 2.8 6.5  40/ 15  37 2.5 1.4 

Máy mài sắc  1 2.8 6.5  40/ 15 37 2.5 1.4 

Nhóm 4: 

Máy phay chép hình  1 3 7.0  40/ 15 37 2.5 1.4 

Máy phay vạn năng 2 7 16.4  100/ 40 37 2.5 1.4 

Máy phay chép hình  1        5.6 13.1  100/30 37 2.5 1.4 

Máy phay ngang  1 4.5 10.5  100/ 30 37 2.5 1.4 

Máy bào ngang 2 7 16.4  100/40 37 2.5 1.4 

Máy bào giường một trụ 1 10 23.3  100/ 50 37 2.5 1.4 
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Máy khoan hướng tâm 1 7 16.4  100/ 40 37 2.5 1.4 

Nhóm 5: 

Máy doa toạ độ  1 7 16.4  100/ 40 37 2.5 1.4 

Máy phay đứng  1 4.5 10.5  100/ 30 37 2.5 1.4 

Máy phay chép hình  1 1.7 4.0  40/ 10 37 2.5 1.4 

Máy xọc  2 4.5 10.5  100/ 30 37 2.5 1.4 

Máy tiện ren 1 7 16.4  100/ 40 37 2.5 1.4 

Máy mài phẳng  1 10 23.3  100/ 50 37 2.5 1.4 

Máy cưa 1 4.5 10.5  100/ 40 37 2.5 1.4 

Máy mài 2 phía 2 2.8 6.5  40/ 15 37 2.5 1.4 

Máy khoan bàn  2 0.65 1.4  40/ 6 37 2.5 1.4 

 

*) Chọn cầu chì tổng cho các tủ động lực : 

 + Cầu chì tổng cho  (ĐL1): 

   Idc    Itt nhóm = 126.7 A  

   Idc    

1

1

max

n

ttimm II

 = A224.57
5.2

36.167.12672.32
 

    Chọn cầu chì có Idc= 150 A và  Ivỏ =400A  

 + Cầu chì tổng cho  (ĐL2): 

   Idc    Itt nhóm = 135.8 A  

   Idc    

1

1

max

n

ttimm II

 = A64.63
5.2

3.238.1356.46
 

    Chọn cầu chì có Idc= 150 A và  Ivỏ =400A  

 + Cầu chì tổng cho  (ĐL3): 

   Idc    Itt nhóm = 124.4 A  

   Idc    

1

1

max

n

ttimm II

 = A08.59
5.2

3.234.1246.46
 

    Chọn cầu chì có Idc= 150 A và  Ivỏ =400A  
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 + Cầu chì tổng cho  (ĐL4): 

   Idc    Itt nhóm = 135.9 A  

   Idc    

1

1

max

n

ttimm II

 = A7.63
5.2

3.239.1356.46
 

    Chọn cầu chì có Idc= 150 A và  Ivỏ =400A 

 + Cầu chì tổng cho  (ĐL5): 

   Idc    Itt nhóm = 118.3 A  

   Idc    

1

1

max

n

ttimm II

 = A64.56
5.2

3.233.1186.46
 

    Chọn cầu chì có Idc= 150 A và  Ivỏ =400A  
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Chương V: 

Tính bù công suất phản kháng cho 

 lưới điện xí nghiệp 

 

I) ý nghĩa về việc bù công suất phản kháng trong xí nghiệp: 

     Phần lớn hộ công nghiệp trong quá trình làm việc tiêu thụ từ mạng điện cả 

công suất tác dụng P lẫn công suất phản kháng Q.Các nguồn tiêu thụ công suất  

phản kháng là:động cơ không đồng bộ,tiêu thụ khoảng 60-65% tổng công suất 

phản kháng của mạng điện  nhà máy,máy biến áp tiêu thụ khoảng 20-25% 

.Đường dây và các thiết bị tiêu thụ khoảng 10%,tuỳ thuộc vào thiết bị mà nhà 

máy có thể tiêu thụ một lượng công suất phản kháng nhiều hay ít. 

    -Truyền tải một lượng công suất phản kháng qua dây dẫn và máy biến áp sẽ 

gây ra tổn thất điện áp ,tổn thất điện năng  lớn và làm giảm khả năng truyền tải 

trên các phần tử  của mạng điện .Do đó để có lợi về kinh tế - kỹ thuật trong lưới 

điện cần nâng cao hệ số cống suất tự nhiên  hoặc đưa nguồn bù công suất phản 

kháng tới  gần nơi tiêu thụ để tăng hệ số công suất cos  làm giảm lượng công 

suất phản kháng nhận từ hệ thông điện . 

II)Các Biện pháp  nâng cao hệ số công suất cos  tự nhiên 

1. Thay đổi và cải tiến quy trình công nghệ để các thiết bị điện làm 

việc ở chế độ hợp lý nhất: 

       Căn cứ vào điều kiện cụ thể cần xắp xếp quy trình công nghệ một cách hợp 

lý nhất .việc giảm bớt những tác động những nhân công thừa và áp dụng các 

biện pháp gia công tiên tiến  đều đưa tới kết quả tiết kiệm điện ,giảm bớt điện 

năng tiêu thụ cho một đơn vị sản phẩm  
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Trong nhà máy ,các thiết bị có công suất lớn thường là nơi tiêu thụ  nhiều 

điện năng nhất vì thế cần nghiên cứu để các thiết bị đó vận hành ở các chế độ 

kinh tế nhất và tiết kiệm nhất. 

      ở các nhà máy có công suất lớn ,các máy đó thường tiêu thụ khoảng từ 30-

40% công suất điện năng cung cấp cho toàn nhà máy .vì vậy định chế độ vận 

hành hợp lý cho các máy đó có ảnh hưởng lớn đến vấn đề tiết kiệm điện.Theo 

kinh nghiệm vận hành thì hệ số phụ tỉa của các máy công suất lớn gần bằng 1 thì 

điện năng tiêu hao trên một đơn vị sản phẩm sẽ giảm tới mức tối thiểu ,vì vậy 

cần bố trí cho các máy này luôn luôn làm việc đầy tải ,  

      Máy bơm và quạt củng là những hộ tiêu thụ nhiều điện, khi có nhiều máy 

bơm  hay máy quạt làm việc song song thì phải điều chỉnh tốc độ và phương 

thức vận hành của chúng để đặt được phương thức vận hành kinh tế và tiết kiệm 

nhất.Các lò điện(điện trở, điện cảm ,hồ quang) thường có công suất lớn và vận 

hành liên tục trong thời gian dài ,vì vậy cần sắp xếp để chúng làm việc đều trong 

ba ca,tránh tình trạng làm việc một lúc gây tình trạng căng thẳng về phương diện 

cung cấp điện. 

   2) Thay thế động cơ không đồng bộ làm việc non tải bằng các động cơ có 

công suất nhỏ hơn:    

      Khi làm việc động cơ đồng bộ tiêu thụ công suất phản kháng bằng 

Q=Q0+(Q®m-Q0)*Kpt
2  

 Trong đó : 

            Q0:Công suất phản kháng lúc động cơ làm việc không tải 

            Qđm:Công suất phản kháng lúc động cơ làm việc định mức 

            Kpt:Hệ số phụ tải 

      Công suất phản kháng không tải Q0 thường chiếm khoảng 60-70% công suất 

phản kháng định mứcQđm 

      Hệ số công suất của động cơ được tính theo công thức sau: 
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                        Cos =
2

dm

pt
2

0dm0

*P

 K*)Q-Q(Q
1

1

ptK

S

P
 

      Từ các công thức trên ta dễ thấy nếu động cơ làm việc non tải(Kpt) bé thì 

Cos  sẽ thấp. 

      Điều kiện kinh tế cho phép thay thế động cơ là : việc thay thế phải giảm 

được tổn thất công suất tác dụng trong mạng và động cơ ,vì có được như vậy 

việc thay thế mới có lợi .Các tính toán cho thấy rằng : 

                        -Nếu Kpt<0,45 thì việc thay thế bao giờ củng có lợi  

                        -Nếu 0,45<Kpt<0,7 thì phải so sánh kinh tế kỹ thuật mới xác 

định việc thay thé có lợi hay không 

      Điều kiện kỹ thật cho phép thay thế động cơ là:Việc thay thế phải đẩm bảo 

nhiệt độ của động cơ nhỏ hơn nhiệt độ cho phép,đảm bảo điều kiện mở máy và 

làm việc của động cơ. 

     3) Hạn chế động cơ chạy không tải: 

      Các máy công cụ trong quá trình gia công thường nhiều lúc phải chạy không 

tải ,chẳng hạn như chuyển động từ động tác gia công này sang động tác gia công 

khác ,khi chạy lùi dao hoặc rà máy cũng có thể do thao tác của công nhân không 

hợp lý mà nhiều lúc máy phải chạy không tải .Nhiều thống kê cho thấy đối với 

máy công cụ thời gian chậy không tải chiếm  khoảng 35-65% toàn bộ thời gian 

làm việc .Chúng ta đã biết động cơ chậy non tải thì hệ số Cos  của nó rất thấp 

.Vì thế hạn chế động cơ chạy không tải là một trong những biện pháp để nâng 

cao hẹ số Cos  của động cơ. 

     Biện  pháp hạn chế động cơ chạy non tải được thực hiện theo hai hướng : 

         -Hướng thứ nhất là vận dụng công nhân hợp lý hoá các thao tác ,hạn chế 

đến mức thấp nhât thời gian chạy không tải; 
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         -Hướng thứ hai là đặt bộ hạn chế không tải trong sơ đồ khống chế động 

cơ.Thông thường nếu động cơ chạy không tải quá thời gian chỉnh định t0 nào đó 

thì động cơ bị cắt ra khỏi mạng . 

 4) Dùng động cơ đồng bộ thay thế động cơ không đồng bộ: 

       ở những máy sản xuất có công suất tương đối lớn và không yêu cầu điều 

chỉnh tốc độ máy bơm,máy quạt,máy nén khí ta nên dùng động cơ đồng bộ .Vì 

động cơ đồng bộ có những ưu điểm rỏ rệt sau đây so với động cơ không động bộ  

                    -Hệ số công suất cao ,khi cần có thể làm việc ở chế độ quá kích từ 

để trở thành một máy bù cung cấp công suất phản kháng cho mạng điện . 

                    -Mô men quay tỷ lệ bậc nhất với điện áp của mạng ,vì vậy nó ít phụ 

thuộc vào sự dao động của điện áp .Khi tần số của nguồn không đổi ,tốc độ quay 

của động cơ không phụ thuộc vào phụ tải ,do đó năng suất làm việc của máy 

cao. 

        Khuyết điểm của động cơ là chế tạo phức tạp , giá thành đắt .Chính vì vậy 

động cơ không đồng bộ chỉ chiếm khoảng 20% tổng số dộng cơ dùng trong công 

nghiệp .Ngày nay nhờ đã chế tạo được những động cơ giá thành hạ và có giả 

công suất tương đối rộng nên người ta có xu hướng xử dụng loại động cơ đồng 

bộ . 

     5) Nâng cao chất lượng sửa chữa động cơ :   

      Do chất lượng sửa chửa động cơ không  tốt nên sau khi sửa chữa các tính 

năng của động cơ thường kém :tổn thất trong động cơ tăng lên ,Cos  giảm  vì 

vậỵ cần chú trọng đến khâu nâng cao chất lượng sửa chữa động cơ góp phần giải 

quyết vần đề cải thiện hệ số Cos  của nhà máy . 

     6) Thay thế máy biến áp làm việc non tải bằng những máy biến áp có 

dụng lượng nhỏ hơn: 

     Máy biến áp là một trong những máy điện tiêu thụ nhiều công suất phản 

kháng (Sau động cơ không đồng bộ) Vì vậy nếu trong tương lai tương đối dài mà 



Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện  

 

 

 

Tống Thị Lý  - TĐH3 - K43 

73 

hệ số phụ tải của máy biến áp không có khả năng vượt quá 0,3 thì nên thay nó 

bằng máy có dung lượng nhỏ hơn .Đứng về mặt vận hành mà xét thì trong thời 

gian có phụ tải nhỏ (ca ba) nên cắt bớt các máy biến áp non tải .Biện pháp này 

cũng có tác dụng lớn nâng cao hệ số Cos  tự nhiên của nhà máy. 

III) Nâng cao hệ số Cos   bằng phương pháp bù 

      Bằng cách đặt các thiết bị bù ở gần các hộ dùng điện để cung cấp công suất 

phản kháng cho chúng ,ta giảm được lương công suất phản kháng phải truyền 

trên đường dây do đó nâng cao hệ số Cos  mạng điện .Biện pháp bù không 

giảm được lượng công suất phản kháng của các hộ tiêu thụ mà chỉ giảm được 

lượng công suất truyền tải trên đường đây mà thôi .Vì thế chỉ sau lkhi thực hiện 

các biện pháp nâng cao hệ số Cos  tự nhiên mà vẫn không đặt được yêu cầu thì 

chúng ta mới xét tới phương pháp bù .Nói chung hệ số Cos  tự nhiên cao nhất 

cũng không đạt tới 0,9 (thường vào khoảng 0,7-0,8)vì thế các xí nghiệp hiện đại 

bao giờ cũng đặt thêm các thiết bị bù .Cần chú ý là bù công suất phản kháng 

ngoài mục đích chính là nâng cao hệ số Cos  để tiết kiệm điện còn có tác dụng 

hết sức quan trọng là điều chỉnh và ổn định điện áp của mạng  

      Bù công suất phản kháng đưa lại hiệu quả kinh tế như trên đã phân tích 

nhưng phải tốn kém thêm về mua sắm thiết bị bù và chi phí vận hành chung .Vì 

vậy quyết định phương án bù phải dựa trên cơ sở tính toán và so sánh kinh tế kỷ 

thuật . 

IV)Các thiết bị bù trong hệ thống cung cấp điện 

     1) Tụ tĩnh điện: 

  +Nhược điểm :   

                           -Rất khó điều chỉnh trơn trong tụ  

                           -Tụ chỉ phát ra công suất phản kháng mà không tiêu thụ công 

suất phản kháng  

                           -Tụ rất nhạy cảm với điện áp đặt ở đầu cực (Công suất phản 

kháng phát ra tỉ lệ với bình phương điện áp đặt ở đầu cực) 
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                           -Điện áp đầu cực tăng quá 10% tụ bị nổ  

                           -Khi xảy ra sự cố lớn tụ rất dễ hỏng 

  +Ưu điểm  : 

                           -Nó có phần quay nên vận hành quản lí đơn giản 

                           -Gí thành KVA ít phụ thuộc vào tổng chi phí dễ dàng xé lẻ các 

đại lượng bù đặt ở các phụ tải khác nhau nhằn làm  giảm dung lượng tụ đặt ở 

phụ tải  

                           -Tổn thất công suất tác dụng trên tụ bé (0,03-0,035)KW/KVA  

                           -Tụ có thể ghép nối song song hoặc nối tiếp để đáp ứng với mọi 

dung lượng bù ở mọi cấp điện áp từ 0,4-750KW 

  2)Máy bù đồng bộ : (Thực chất là động cơ đồng bộ song không mang tải)                               

  +Ưu điểm : 

                           -Có thể điều chỉnh trơn công suất phản kháng  

                           -Có thể tiêu thụ bớt công suất phản kháng khi hệ thông thừa 

công suất phản kháng 

                           -Công suất phản kháng phát ra ở đầu cực tỉ lệ bậc nhất với điện 

áp đặt ở đầu cực (Nên ít nhạy cảm) 

  +Nhược điểm:                            

                           -Giá thành đắt  

                           -Thường dùng với máy có dung lượng từ 5000KVA trở lên 

                           -Tổn hao công suất tác dụng rơi trên máy bù đồng bộ là lớn 

(Đối với máy 5000-6000KVA thì tổn hao từ 0,3-0,35KW/KVA) 

                           -Không thể làm việc ở mọi cấp điện áp (Chỉ có từ 10,5 KV trở 

xuống) 

                           -Máy này chỉ dặt ở phụ tải quan trọng và có dung lượng bù lớn 

từ 5000KVA trở lên 

3)Động cơ không đồng bộ được hoà dòng bộ hoá: 

                           -Không kinh tế  _Giá thành đắt  
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                           _Tổn hao công suất lớn                                       

                           -Chỉ dùng trong trường hợp bất đắc dĩ 

(Ngoài ra người ta còn dùng máy phát điện phát ra công suất phản kháng tuy 

nhiên không kinh tế) 

         *Qua những phân tích trên ta thấy để đáp ứng được yêu cầu bài toán và 

nâng cao chất lượng điện năng ta chọn phương pháp bù bằng tụ điện tĩnh 

 Các bước được tiến hành như sau: 

 B1) Xác định dung lượng bù  

     1)Hệ số Cos tb  toàn xí nghiệp: 

            Ta có hệ số   Cos tb =
ttpxi

pxittpxi

P

CosP *
 

             = 0.65  

Hệ số Cos tb  tối thiểu do nhà nước quy định là 0,85-0,95 như vậy ta phải bù 

công suất phản kháng cho nhà máy để nâng cao hệ số Cos tb  

    2)Tính dung lượng bù tổng của toàn xí nghiệp : 

              Công thức tính: 

    Qb =Pttxn*(tg 1 -tg 2 )  

     Trong đó:   

+tg 1 :Tương ứng với hệ số Cos 1  trướckhi bù 

                    +tg 2 :Tương ứng với hệ số Cos 2 sau khi cần bù để đạt giá trị quy 

định (ở đây ta lấy Cos 2 bằng 0,95) 

           Cos 1 =0,65  tg 1 =1.169 

                     Cos 2 =0,95  tg 2 =0,329 

Vậy ta có Qb =2799.37 (1.169 - 0.329)=2351.47(KVAR) 

   Vậy Qb =2351.47 (KVAR) 
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  B2 ) Chọn thiết bị bù và vị trí bù 

1)Vị trí đặt thiết bị bù: 

       Về nguyên tắc để có lợi nhất về mặt giảm tổn thất điện áp ,tổn thất điện 

năng cho đối tượng dùng điện là đặt phân tán các bộ tụ bù cho từng động cơ điện 

,tuy nhiên nếu đặt phân tán sẽ không có lợi về vốn đầu tư ,lắp đặt và quản lý vận 

hành .Vì vậy việc đặt các thiết bị bù tập trung hay phân tán là tuỳ thuộc vào cấu 

trúc hệ thống cung cấp điện của đối tượng ,theo kinh nghiệm ta đặt các thiết bị 

bù ở phía hạ áp của trạm biến áp phân xưởng tại tủ phân phối ,và ở đây ta coi giá 

tiền đơn vị (Đ/KVAR) thiết bị bù hạ áp lớn không đáng kể so với gí tiền đơn vị 

tổn thất điện năng qua máy biến áp . 

 2)Chọn thiết bị bù : 

      Như đã phân tích ở trên và từ các đặc điểm trên ta có thể lựa chọn thiết bị bù 

là các tụ điện tĩnh .Nó có ưu điểm là giá 1 đơn vị phản kháng là không đổi nên 

thuận tiện cho việc chia nhỏ thành nhóm và đặt gần các phụ tải .Mặt khác tụ 

điện tĩnh tiêu thụ rất ít công suất tác dụng từ 0,003-0,005KW và vận hành đơn 

giản và ít sự cố . 

B3 ) Tính toán phân phối dung lưọng bù 

Sơ đồ nguyên lý lắp đặt thiết bị bù : 

 

 

  

 

 

Sơ đồ thay thế: 

 

 

   

 

Pi+J Q 

Qbi 
BAPXi 

CÁP 

Qbt BATT 

10KV

V 
120KV 

10K

V 

Rci Rri 0,4KV 

Qbt 

(Qi-Qbi) 
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 1)Tính dung lượng bù cho từng mạch: 

   -Công thức phân phối dung lượng bù cho một nhánh hình tia . 

 

 

 

           

 

 

 

 
 

 

 

 

   Ta có công thức: 

Qbi= Qi  - 
i

btxn

R

QQ
*Rtđ      Với  i = 1-n 

 Trong đó: 

         +Qbi :Là công suất bù cần đặt ở nhánh thứ i 

         +Qi   :Là công suất phản kháng của nhánh thứ i 

         +Qxn:Là công suất phản kháng toàn xí nghiệp 

         +Qbt :Là công suất bù cần thiết để đảm bảo Cos  theo quy định 

         +Ri  :Điện trở nhánh thứ i ,với Ri = Rđdi+Rbai 

         +Rtđ :Điện trở tương đương toàn mạng 

         +Rđdi:Điện trở của đường dây thứ i 

         + Rbai:Điện trở của máy biến áp thứ i,và được tính như sau: 

                  Rbai =
dm

N

S

UP
2

2*
 

Qb1 Q1 Qb2  Q2 Qbn Qn   

R®di 

Rba1 

… 

R®dn 

Rban 

Q Qb 
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      Để thuận tiện cho việc vận hành và giảm bớt các thiết bị đóng cắt ,đo lường 

cho các nhóm tụ ,người ta quy định rằng nếu dung lượng bù tối ưu của một 

nhánh nào đó nhỏ hơn 30 KVAR  thì không nên đặt tụ điện ở nhánh đó nửa mà 

nên phân phối dung lượng bù đó sang các nhánh lân cận.  

*Bây giờ ta đi tính điện trở tương đương của các nhánh : 

Đường cáp F,mm2 L,m ro, /km RB Rd,  R,  

PPTT-B1 16 100 1.47 1.3 0.074 1.374 

PPTT-B2 16 72 1.47 1.6 0.053 1.653 

PPTT-B3 16 40 1.47 2.8 0.029 2.829 

PPTT-B4 16 64 1.47 1.6 0.065 1.665 

PPTT-B5 16 88 1.47 2.8 0.129 2.929 

PPTT-B6 16 64 1.47 2.8 0.094 2.894 

PPTT-B7 16 156 1.47 2.1 0.232 2.332 

 

 *Bây giờ ta đi tính điện trở tương đương của các nhánh : 

Và Rt® = (1/R1+1/R2+1/R3+1/R4+1/R5 +1/R6+1/R7)
-1  

                = (1/1.374 +1/1.653+1/2.829 +1/1.665 + 1/ 2.929+1/2.894+1/2.332 )-1
  

       =1/3.403( ) 

    VËyRt® = 0.294( )       
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*)Sơ đồ thay thế mạng cao áp xí nghiệp dùng để tính toán công suất bù tại thanh 

cái hạ áp các trạm biến áp PX: 

PPTT 
 
 
 
 
 Rc4      Rc2          Rc3           Rc4                  Rc5                Rc6                    Rc7 

 
 
 
 
 Rb4      Rb2          Rb3           Rb4                  Rb5                Rb6                   Rb7b 
  
 
 
            
 Qb1 Qb1     Qb2 Q2    Qb3 Q3     Qb4   Q4 Qb5 Q5 Qb6   Q6     Qb7   Q7 

 

*Tính công suất bù cho nhánh BATT-B1: 

Qb2=1063.9-(3368.8-2531.5) 0.294/=149(KVAR) 

    Ta tính toán tương tự cho các nhóm khác ta có kết quả được ghi trong bảng 

sau: 

     Bảng 5-2 

Tên nhánh Qi (KVAR) QxN(KVAR) Qbt(KVAR) Qbi(KVAR) 

BATT-B1 1063.9 3368.8 2531.5 884.7 

BATT-B2 759.9 3368.8 2531.5 610.9 

BATT-B3 493.9 3368.8 2531.5 406.9 

BATT-B4 830.6 3368.8 2531.5 682.8 

BATT-B5 189.9 3368.8 2531.5 82.4 

BATT-B6 258.3 3368.8 2531.5 173.2 

BATT-B7 395.1 3368.8 2531.5 289.5 
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  B4) Chọn kiểu và dung lượng bù 

Vì điện áp thấp nên ta chọn tụ điện áp thấp thường được chế tạo thành tụ 3 

pha ,3 phần tử của nó được nối thành hình tam giác . 

      Căn cứ vào kết quả trên ta chọn dùng loại bộ tụ 3 pha do Liên Xô chế tạo bộ 

tụ được bảo vệ bằng áptomát, trong tủ có đặt các bóng đèn làm điện trở phóng 

điện . 

      Chọn loại tụ KC2-0,38-28-3Y1 công suất mỗi tụ là 28KVAR đấu song song  

Bảng 5-3 chọn tụ bù đặt tại các trạm biến áp phân xưởng : 

Vị trí 

đặt 

Loại tụ Số pha Qbi(KVAR) Số lượng 

B1 KC2-0,38-50-3Y1 3 884.7 18 

B2 KC2-0,38-50-3Y1 3 610.9 12 

B3 KC2-0,38-50-3Y1 3 406.9 8 

B4 KC2-0,38-50-3Y1 3 682.8 13 

B5 KC2-0,38-50-3Y1 3 82.4 2 

B6 KC2-0,38-50-3Y1 3 173.2 4 

B7 KC2-0,38-50-3Y1 3 289.5 6 

Hình 5-2 :Sơ đồ nguyên lý đặt tụ bù trong trạm biến áp. 
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Hình 5-3 Sơ đồ lắp đặt tụ bù trong trạm đặt hai MBA 

 

 

  

     Hình 5-4: Sơ đồ lắp đặt tụ bù trong trạm đặt một MBA 
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Kết luận 

 Với nhiệm vụ thiế kế mạng cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính 

xác  .Trong quá trình làm việc ,giúp em nẵm vững hơn lý thuyết đã học được 

trong bài giảng của thầy , có thêm nhiều sự hiểu biết về thực tế .Tuy nhiên do 

nội dung công việc hoàn tòn mới mẻ và tầm hiểu kiết còn  hạn chế nên đồ án 

môn học của em không tránh khỏi thiếu sót . Em mong các thầy cô chỉ chỉ bảo 

và giúp đỡ em . 

  Em xin chân thành cảm ơn : 

         Sinh viên thực hiện: 

          Tống Thị Lý 
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